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Tỉnh Bình Định

Thành tỉnh nguyên ở địa phận ba thôn Nam An, Bắc Thuận, Bả Canh huyện Tuy Viễn (xưa là thành
Chà Bàn). Năm Gia Long 13 (1814) dời đến xây dựng ở địa phận hai thôn Kim Châu, An Nghĩa thuộc
huyện ấy.

Thành xây bằng đá ong, mặt trong đắp đất thịt, cao 1 trượng 1 thước, chu vi 612 trượng 8 thước.
Mặt thành dày 3 trượng, chân thành dày 4 trượng. Thành có 4 góc 3 cửa (3 cửa đông, tây, nam; trong
lòng đều cao 1 trượng 8 tấc, rộng 8 thước 4 tấc). Phía ngoài chân thành 2 trượng có hào (dài 632
trượng 2 thước, rộng hơn 7 trượng 5 thước, sâu trên dưới 6 thước). Phía ngoài hào 2 trượng có thành dê
ngựa (thành đất, dài 714 trượng, cao 3 thước 5 tấc, mặt thành rộng 5 thước, chân thành rộng 1 trượng).
Ngoài cửa thành lại có 3 cầu đá bắc qua 3 đoạn hào (mỗi cầu dài 7 trượng 5 thước, rộng 1 trượng 5
thước 4 tấc). Có 3 cửa thành 2 lớp. Phía ngoài cầu đá trước cửa thành có cửa luỹ chắn thành (mặt ngoài
thân luỹ xây bằng đá ong, mặt trong đắp đất thịt, đều cao 1 trượng, chân luỹ rộng 2 trượng, mở 3 cửa
gấp khúc, xung quanh luỹ đào hào, luỹ phải luỹ trái liền với hào thành).

Tỉnh hạt1 phía đông giáp biển, phía tây giáp vùng người Thượng, phía nam giáp huyện Đồng Xuân
đạo Phú Yên, phía bắc giáp huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi. Phía đông nam giáp biển và đông bắc
huyện Đồng Xuân đạo Phú Yên, phía tây nam giáp vùng người Thượng, và tây bắc huyện Đồng Xuân
đạo Phú Yên, tây bắc giáp vùng người Thượng, và tây nam huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi, phía đông
bắc giáp biển và đông nam2 huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi.

Đông tây cách nhau hơn 135 dặm (phía đông đến biển 36 dặm, phía tây đến vùng người Thượng
hơn 96 dặm).

Nam bắc cách nhau 211 dặm (phía nam đến đèo Cù Mông giáp giới huyện Đồng Xuân đạo Phú
Yên 45 dặm; phía bắc đến núi Thạch Tân giáp giới huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi hơn 166 dặm).

Tỉnh thống hạt 2 phủ, gồm 5 huyện:

                                                     
1 Tỉnh Bình Định : Xưa thuộc nước Lâm ấp (năm 137 thời Hậu Hán, viên công tào huyện Tượng Lâm là

Khu Liên giết huyện lệnh, tự xưng là Lâm ấp vương; từ 756-808 gọi là nước Hoàn Vương ; từ 808 về
sau đổi gọi là Chiêm Thành). Năm Hồng Đức 1 (1470) vua Lê Thánh Tông đánh Chiêm Thành, lấy đất đến núi
Thạch Bi, chia làm 3 huyện Bồng Sơn , Phù Li , Tuy Viễn  thuộc phủ Hoài Nhân  (từ
sau 1687 kiêng tên tước Nhân Quận công của chúa Nguyễn Phúc Thái, gọi là Hoài Nhơn), đặt thuộc
thừa tuyên Quảng Nam, từ núi Cù Mông trở vào vẫn thuộc Chiêm Thành. Đời chúa Nguyễn Hoàng, năm
Hoằng Định 5 (1604) đổi phủ Hoài Nhân làm phủ Quy Nhân .Năm thứ 3 đời chúa Nguyễn Phúc Tần
lại đổi phủ Quy Nhân làm phủ Quy Ninh . Năm thứ 4 đời chúa Nguyễn Phúc Khoát lấy lại tên cũ là
phủ Quy Nhơn . Thời Tây Sơn, Nguyễn Lữ đóng giữ thành cũ Chà Bàn, đổi gọi là thành Hoàng Đế

. Năm Kỷ mùi (1799) Nguyễn ánh chiếm được thành cũ Chà Bàn, đổi gọi là thành Bình Định .
Đầu đời Gia Long đặt dinh Bình Định  chỉ 1 phủ Quy Nhơn gồm 3 huỵện (PĐĐC, q3-13a ghi "2 phủ
gồm 3 huyện", in nhầm? ở một đoạn sau đó chỉ 1 phủ Hoài Nhơn đã đủ 3 huyện rồi); năm thứ 7 (1808) đổi
làm trấn Bình Định .Năm Minh Mệnh 12 (1831) lại đổi phủ Quy Nhơn làm phủ Hoài Nhơn. Năm
Minh Mệnh 13 (1832) đổi gọi là tỉnh Bình Định ; lại chia huyện Phù Li làm 2 huyện Phù Mỹ  và
Phù Cát (bỏ tên huyện Phù Li), đặt làm phủ Hoài Nhơn; chia huyện Tuy Viễn làm hai huyện Tuy Viễn và
Tuy Phước, đặt làm phủ An Nhơn. Đời Tự Đức có thời gian bỏ phủ An Nhơn, lại nhập hai huyện Tuy Viễn và
Tuy Phước đặt thuộc phủ Hoài Nhơn (1852), sau lại tách riêng hai huyện này, đặt lại phủ An Nhơn như cũ
(1865). Năm Tự Đức 6 (1853) đổi Phú Yên làm đạo, nhập vào Bình Định, đến năm 17 (1864) lại đặt lại đạo
Phú Yên. Từ đó đến đời Đồng Khánh chia đặt phủ huyện không đổi. Nay là tỉnh Bình Định và phần phía đông
tỉnh Kon Tum.

2 Ngv.: đông tây, đúng ra phải viết đông nam.
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1. Phủ Hoài Nhơn:

- Kiêm lý: huyện Bồng Sơn.

- Thống hạt: 2 huyện Phù Cát, Phù Mỹ.

2. Phủ An Nhơn:

- Kiêm lý: huyện Tuy Viễn.

-Thống hạt: huyện Tuy Phước.

Binh lính: 8.987 người.
- Lính Kinh: 6.762 người (lính tuyển).
- Lính tỉnh: 2.225 người (2.048 lính tuyển, 177 lính mộ).

Nhân đinh: 41.849 người.
- Các hạng chính nạp: 41.123 người.
- Các hạng biệt nạp: 726 người.

Ruộng đất hiện nộp thuế: 85.068 mẫu 1 sào 5 thước có lẻ.
-Ruộng: 79.930 mẫu 2 sào 5 thước có lẻ.
-Đất: 5.137 mẫu 8 sào 3 thước có lẻ.
-Ruộng muối: 171 mẫu 4 sào 14 thước có lẻ.

Thuế cả năm:

-Nộp bằng thóc: 49.575 hộc 4 thưng có lẻ (không kể thuế thóc toàn hạt Phù Mỹ và 2 tổng Thạch
Bàn, Trung Chính của hạt Phù Cát là 14.601 hộc 16 thưng lẻ, chiết nộp bằng tiền).

-Nộp bằng tiền (kể cả thuế nộp bằng thóc chiết nộp bằng tiền các hạng thuế và thuế thóc nộp thay
bằng tiền): 143.807 quan 6 tiền 2 đồng tiền.

-Nộp bằng muối: 777 hộc 4 thưng 5 vốc.

Phong tục:

Người dân Phù Cát phần nhiều thật thà chất phác. Dân Phù Mỹ phần nhiều dè xẻn. Dân Tuy Viễn
gần được sự thật thà. Người Tuy Phước thì gần với thói xa xỉ. Dân Bồng Sơn gần thói phù phiếm. Việc
cưới xin, tang ma, cúng tế, các trò vui chơi và sự đi lại thăm viếng nhau thì tuỳ theo từng nơi đất tốt
dân giàu hay nơi đất xấu dân nghèo, đại để không khác nhau lắm. Việc nông trong tỉnh hạt phần nhiều
dùng bò để cày bừa. Trong đó bốn huyện Tuy Viễn, Tuy Phước, Phù Cát (2 tổng gần Tuy Viễn và Tuy
Phước) và Bồng Sơn hễ đến kỳ làm vụ hè thu thì dân ra sông đắp đập dẫn nước, lại làm guồng lấy
nước tưới ruộng. Gặp năm hạn lớn ruộng thấp không bị thiệt hại lắm. Việc cưới gả phần nhiều lấy tiền
của để so sánh. Duy về quan hệ họ tộc thì rất thận trọng, nếu là họ ngoại dù cách 4-5 đời cũng không
lấy nhau. Ngoài ra các thói xấu như ngụ cư ở quê vợ, chuộng phù thuỷ, ham mê cờ bạc, hút thuốc
phiện thì đâu đâu cũng có. Người theo đạo Phật ít, theo Tả đạo nhiều (xem kỹ ở phần phủ huyện).

Sản vật:

Đất đai trong tỉnh hạt phần nhiều khô cằn, ít màu mỡ. Tài nguyên sản vật có: gỗ kiền kiền1, gỗ lim,
song mây, nhựa trám, dầu rái, trầm hương, tốc hương, ngà voi, gạc nai, mật ong, sáp ong, trâu, ngựa
v.v... đều thu hái trong rừng núi hoặc mua của người Thượng. Sản vật trong dân thì Tuy Phước có nếp,
Tuy Viễn có dâu, Bồng Sơn có dừa, Phù Cát có nón chóp trắng. Rượu ngon thì Phù Cát, Tuy Viễn, Tuy

                                                     
1 Ngv. Tử mộc , thứ cây gỗ nhẹ mà dễ cắt gọt, xưa thường dùng để khắc ván in sách (HVTĐ của Đào Duy

Anh gọi là cây thị). Lại vì ở làng quê thường các nhà đều có cây này nên thường dùng để chỉ quê hương
(Truyện Kiều: Gốc tử đã vừa người ôm). Nhưng còn một nghĩa khác, có lẽ chỉ dùng ở nước ta, không có trong
các từ điển của Trung Quốc: Theo Đặng Xuân Bảng: Tử mộc là gỗ kiền kiền, có ba loài: vân gỗ trắng gọi
là tử , vân gỗ đỏ gọi là thu , vân gỗ vàng gọi là kỳ (NPDVBK, Mộc loại).
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Phước đều có (ngon mà nhiều). Tuy Phước có thuốc lá, Phù Cát có quả xoài, Phù Mỹ có cá mạn lệ1.
Tuy Viễn có đường cát, đậu, the hoa, lụa (đẹp nhưng không được nhiều). Muối trắng thì sản ở Bồng
Sơn; lạc sản ở Phù Mỹ (nhiều mà không ngon).

(Các sản vật kể trên hoặc là những thứ mà các huyện khác đều không có, riêng huyện ấy có mà
ngon và nhiều, hoặc các huyện đều có nhưng chỉ huyện ấy là ngon và nhiều. Đối với phủ huyện cũng
thế).

Các sản vật khác như: cau, trầu, thuốc lá, mía, tre vầu2, chuối, vải thô, dây xơ dừa, trâu, dê, nai, thỏ,
diều hâu, cò, gà, lợn, lươn vàng, cá diếc, cá chép, rùa, ba ba (từ "cau" cho đến "rùa" các huyện đều có,
ghi chung ở đây), sản vật hoặc nhiều hoặc ít tuỳ theo từng vùng. Các loại kê, chàm, đậu, dưa, hồ tiêu,
chè xanh, mít, dầu lạc3, dầu dừa, cá, tôm, trai, cua, sứa, mực thì các huyện rải rác đều có (nhưng không
nhiều, xem kỹ ở phần phủ huyện).

Khí hậu:

Phía tây bắc nhiều núi, khí đất khô nóng nhiều lam chướng. Phía đông nam nhiều nước, khí đất ẩm
thấp, nhiều sương mù (đất ẩm ướt, biển sương mù). Đầu xuân khí trời ấm áp, mới tháng 2, tháng 3 đã
nóng như mùa hè; tháng 7, tháng 8 nắng nóng chưa lui. Mới tháng 3 đã có gió nam, đến tháng 5, tháng
6 thì càng mạnh, đến tháng 7 lui dần. Mùa thu, mùa đông thường mưa dầm, tiết trời không rét lắm.
Thuỷ triều lên xuống mỗi tháng 4 lần (tháng giêng vào các ngày 9, 10, 24, 25; tháng 7 vào các ngày 8,
9, 25, 26). Nhà nông thường xem các loài vật và khí hậu để nghiệm thời gian trồng cấy (như xem
chuối tiêu trổ buồng, phía trên buồng quả to mà dài thì cày cấy sớm kỳ, giữa buồng quả dài mà to thì
đúng kỳ, cuối buồng quả dài to thì cày cấy muộn kỳ).

Núi sông:

Tỉnh hạt có nhiều núi.

 -Huyện Tuy Viễn có các núi: Kính Sơn, Hợi Sơn, Bản Sơn, Trà Sơn, Phong Sơn, An Tượng, Trà
Lan, Lỗ Tây, Thuận Ninh, Hinh Hốt, Trụ Lĩnh, đỉnh Phú Quý.

-Huyện Tuy Phước có các núi: Kỳ Sơn, Mai Sơn, Khố Sơn, Mã Cảnh, Tàm Thất, Cù Mông, Tam
Hùng, Sơn Triều.

-Huyện Phù Cát có các núi: Bà Sơn, Càn Dương, Mô ¤, Đại Điếm, Hội Sơn.

-Huyện Phù Mỹ có các núi: Bình Đầu, Thu Sĩ, Bàn Thạch, đèo Bồng Sơn, núi Tham Hùng, Chân
Chàng, Điệp Thạch, Hà Trang, Mạn Lăng, Bích Kê, Quang Nghiễm.

 -Huyện Bồng Sơn có các núi: Hương Sơn, Hàn Tín, Hóc Tòng, Tượng Đầu (núi Đầu Voi), Hoành
Sơn, Độc Dã, Kim Sơn, Trà Vinh, đèo Ngự Đạo, đỉnh Thạch Tân, đỉnh Cung Quăng, đều là núi có tên.
Nhưng làm núi trấn giữ cho cả tỉnh, được liệt vào điển thờ (Tự điển) thì chỉ một núi Phước An ở huyện
Tuy Viễn mà thôi.

Sông lớn thì có sông Lại Dương ở huyện Bồng Sơn được liệt vào điển thờ. Sông Tam Huyện, sông
Ba ở huyện Tuy Viễn nhỏ hơn. Sông nhỏ thì có sông La Tinh ở huyện Phù Cát, sông Vân Sơn ở huyện
Tuy Phước.

 Đầm lớn thì có đầm Hải Hạc (Biển Cạn) ở Tuy Phước, đầm Đạm Thuỷ (Nước Ngọt) ở Phù Cát nhỏ
hơn, đầm Trà ổ ở Phù Mỹ nhỏ hơn nữa. Còn như đầm Tân Quan, Đông Hải ở Bồng Sơn; đầm Bình
Hồ, Hải Đông ở Phù Mỹ và đầm Thuý Cơ đều thuộc trong hải phận.

                                                     
1 Cá mạn lệ, ngv. mạn lệ ngư , chưa rõ là cá gì, tạm phiên là cá mạn lệ.
2 Ngv. Thanh trúc: "Thanh trúc là Tre vàu vỏ xanh" (NPDVBK, Mộc loại).
3 Ngv. Đậu du  (dầu đậu), người miền Nam gọi lạc là đậu phụng, đậu lạc. Dầu đậu, tức là dầu lạc; ở dưới

nhiều chỗ cũng viết lạc hoa đậu thuỷ du , cũng tức là dầu lạc.
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Cửa tấn thì có các tấn Trà Vân, Trà Bình, ¤ Kiêm ở huyện Bồng Sơn; Thạch Bàn ở huyện Phù Cát;
Hà Thanh1 ở huyện Tuy Phước; An Tượng, Lộc Động ở huyện Tuy Viễn. Cả 7 nguồn cửa tấn đều nhỏ,
duy nguồn Phương Kiệu huyện Tuy Viễn là hơi lớn (phong tục các sách người Thượng so với các
huyện phần nhiều đều giống). Cửa tấn Thi Nại ở huyện Tuy Phước sâu, rộng. Còn 3 cửa tấn Đê Di ở
huyện Phù Cát; An Dụ, Kim Bồng ở huyện Bồng Sơn đều nông hẹp (ngoài ra xem kỹ ở phần phủ,
huyện).

Danh thắng:

Chùa Linh Phong ở Phù Cát; hai chùa Thập Tháp, Thạch Công (còn có tên là Nhạn Tháp) và tháp
Tiên Sí ở huyện Tuy Viễn xưa là nơi danh thắng, trong đó tháp Tiên Sí lâu ngày hoang phế, dần dần
nứt vỡ.

Đồn luỹ:

Canh giữ ở cửa biển Thi Nại có 8 sở, ở Hòn Thử 1 sở, thuộc nguồn Trà Vân 8 sở, sở Chí Đốc 6 sở,
nguồn Phương Kiệu 1 sở, thuộc phủ Hoài Nhơn mới đặt 3 sở. Tất cả là 27 sở.

Đền miếu:

Tỉnh hạt có một Văn miếu thuộc huyện Phù Cát. Văn thân 4 huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ,
Bồng Sơn dựng riêng 3 Văn chỉ (Tuy Phước, Bồng Sơn mỗi huyện một Văn chỉ; Phù Mỹ, Phù Cát
chung một Văn chỉ). Hai miếu Hội đồng, Thành hoàng (ở huyện Phù Cát); đền Chiêu Trung ở Tuy
Viễn; đền Bao Trung, đền thần Đại Càn, đền sơn thần Tam Toà ở Tuy Phước; đền thờ Ba vị thần: Cống
Quận công2, Hoằng Quốc công3 ở huyện Bồng Sơn, Tráng Bang hầu4 ở huyện Phù Mỹ đều là những
đền có tiếng.

Đường đi:

-Một đoạn đường quan báo phía nam từ trạm Bình Phú đèo Cù Mông, giáp địa giới đạo Phú Yên;
phía bắc qua các trạm Bình Điền, Bình An, Bình Sơn, Bình Dương, Bình Trung, Bình Đê đến đèo
Thạch Tân, giáp giới tỉnh Quảng Ngãi, dài hơn 211 dặm, rộng khoảng 1 trượng (đi ngang qua 5 huyện
đều rộng như nhau).

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đi về phía đông đến giáp đường quan báo huyện Tuy Phước, phía
nam đến đông nam thôn Hoàng Kim, theo một con đường nhỏ đến sở Hải phòng Thi Nại, dài hơn 41
dặm, rộng 3 thước.

-Một đường nhỏ: từ thành tỉnh chạy về phía tây, qua huyện Tuy Viễn đến thôn Yên Khê giáp vùng
người Thượng, dài hơn 99 dặm, rộng khoảng 1, 2 thước hoặc 3, 4 thước.

-Một đoạn đường thuỷ (mùa thu, mùa đông mưa lụt, đường sông mới lưu thông) từ thành tỉnh đi về
phía nam, bắt đầu từ bến Giang Tân ở thôn Tân An, xuôi dòng về phía đông, đến giang phận thôn Kim
Giản huyện Tuy Phước, giáp đầm Biển Cạn hơn 2 khắc, đến cửa biển Thi Nại 1 ngày đường.

                                                     
1 Nguồn Hà Thanh, trên bản sao là Hà Tĩnh  là chép nhầm, trên bản đồ kèm theo chép đúng là nguồn Hà

Thanh ,ĐNNTC cũng ghi là nguồn Hà Thanh .
2 Cống Quận công, tức Trần Đức Hoà, x. mục Đền miếu.
3 Hoằng Quốc công, tức Đào Duy Từ, x. mục Đền miếu.
4 Tráng Bang hầu, tên tước của Chu Tá An, người thôn Chánh Hội huyện Phù Mỹ, làm quan đến chức Khám lý,

tước Trang Bang hầu. Sau khi mất dân bản thôn dựng đền thờ (x. DTLSVH, tr.675).
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Phủ Hoài Nhơn

Phủ lỵ ở thôn Liêm Bình tổng Trung An huyện Bồng Sơn, phía đông cách đường quan báo hơn 1
dặm, phía trước tới gần sông lớn Lại Dương, phía sau gần núi. Phủ đường lợp ngói, nhà bếp, nhà lính
đều lợp cỏ tranh, trồng dậu tre, dài 62 trượng (dậu trước dậu sau dài 7 trượng, dậu phải dậu trái dài 14
trượng), có 1 cửa.

Phủ hạt1 kiêm lý huyện Bồng Sơn, thống hạt hai huyện Phù Mỹ và Phù Cát. Phía đông giáp biển,
phía tây giáp vùng người Thượng, phía nam giáp địa giới huyện Tuy Viễn, phía bắc giáp huyện Mộ
Đức tỉnh Quảng Ngãi, phía đông nam giáp biển và phía đông bắc huyện Tuy Phước, phía tây bắc là
núi, giáp vùng người Thượng Thạch Bích tỉnh Quảng Ngãi.

Đông tây cách nhau 53 dặm (phía đông đến biển 26 dặm, tây đến vùng người Thượng hơn 27 dặm).

Nam bắc cách nhau hơn 153 dặm (phía nam đến sông Khu Cương giáp giới huyện Tuy Viễn 103
dặm, bắc đến đèo Thạch Tân giáp giới huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi hơn 50 dặm).

Phủ kiêm lý huyện Bồng Sơn, thống hạt 2 huyện Phù Mỹ, Phù Cát.

Phủ gồm 13 tổng:

1.Huyện Bồng Sơn, 5 tổng:
1.Tổng Trung Yên 2.Tổng Tài Lương 3.Tổng Kim Sơn 4.Tổng Yên Sơn
5.Tổng Vạn Đức

2-Huyện Phù Mỹ, 4 tổng:
1.Tổng Trung Bình 2.Tổng Trung Thành 3.Tổng Vạn Định 4.Tổng Hoà Lạc

3-Huyện Phù Cát, 4 tổng:
1.Tổng Thạch Bàn 2.Tổng Xuân Yên 3.Tổng Trung Chánh 4.Tổng Chánh Lộc

Binh lính: 5.753 người.
-Lính Kinh: 4.414 người (lính tuyển).
-Lính tỉnh: 1.339 người (trong đó lính tuyển: 1.259 người, lính mộ: 80 người).

Nhân đinh: 24.986 người.
-Hạng chính nạp: 24.951 người.
-Hạng biệt nạp: 35 người.

Ruộng đất hiện nộp thuế: 47.922 mẫu 5 sào 2 thước có lẻ.
-Ruộng: 45.986 mẫu 8 sào 6 thước có lẻ.
-Đất: 1.935 mẫu 6 sào 11 thước có lẻ.

                                                     
1 Phủ Hoài Nhơn : Thành lập năm Hồng Đức 3 (1472) đời Lê Thánh Tông, gồm 3 huyện Bồng Sơn ,

Phù Li , Tuy Viễn  (từ sau 1687 vì kiêng tên tước Nhân Quận công của chúa Nguyễn Phúc Thái, tên
phủ Hoài Nhân vẫn viết , nhưng đọc chệch là Hoài Nhơn). Đời chúa Nguyễn Hoàng, năm Hoằng Định
5 (1604) đổi phủ Hoài Nhân làm phủ Quy Nhân . Năm thứ 3 đời chúa Nguyễn Phúc Tần lại đổi phủ
Quy Nhân làm phủ Quy Ninh . Năm thứ 4 đời chúa Nguyễn Phúc Khoát lại lấy lại tên cũ là phủ Quy
Nhơn . Thời Tây Sơn Nguyễn Lữ đóng giữ thành cũ Chà Bàn, gọi là thành Hoàng Đế . Năm
1799 Nguyễn ánh đánh nhổ thành, đổi là thành Bình Định . Năm Minh Mệnh 13 (1832) đổi tên trấn
Bình Định làm tỉnh Bình Định. Đồng thời chia huyện Phù Li làm 2 huyện Phù Mỹ  và Phù Cát (bỏ
tên huyện Phù Li), đặt làm phủ Hoài Nhơn. Đời Tự Đức có thời gian bỏ phủ An Nhơn, lại nhập hai huyện Tuy
Viễn và Tuy Phước đặt thuộc phủ Hoài Nhơn (Tự Đức 5, 1852), đến Tự Đức 18 (1865) lại tách riêng hai huyện
này, đặt lại phủ An Nhơn như cũ. Từ đó đến đời Đồng Khánh chia đặt phủ huyện không đổi. Nay là các huyện
Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Nhơn tỉnh Bình Định.
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-Ruộng muối: 112 mẫu 1 sào 8 thước.

Thuế cả năm:

 -Nộp bằng thóc: 37.706 hộc 16 thưng có lẻ (trong đó: Thực nộp bằng thóc: 23105 hộc, chiết nộp
bằng tiền: 14.601 hộc 16 thưng).

 -Nộp bằng tiền: (Các hạng thuế nộp bằng tiền và thuế nộp bằng thóc chiết nộp bằng tiền): 10.7251
quan 3 tiền 15 đồng tiền.

 -Nộp bằng muối: 474 vuông 5 thưng.

Sách người Thượng: 26 sách.

-Huyện Bồng Sơn: 20 sách (thuộc nguồn Trà Vân 9 sách, thuộc nguồn ¤ Kiêm 11 sách).

-Huyện Phù Cát: 6 sách.

Phong tục:

Dân trong phủ hạt cần kiệm, nhất là dân Phù Mỹ. Kẻ sĩ ở Phù Cát, Phù Mỹ phần nhiều chất phác
đôn hậu, còn ở Bồng Sơn thì khá hẹp hòi. Việc cưới xin, tang ma cùng các lễ tiết trong năm trọng hậu
hoặc đơn giản thì tuỳ theo hoàn cảnh từng nơi. Vùng núi thuộc hai nguồn Trà Vân, Trà Bình thỉnh
thoảng có những bọn người Thượng không tốt lấy việc cướp bóc làm kế sinh sống, dân sở tại nhiều lần
bị hại. Ngoài ra dân các nguồn ¤ Kiêm, Thạch Bàn tập tục chuộng sự thật thà, chất phác (ngoài ra xem
kỹ ở phần ghi về Ba huyện1 và huyện Tuy Viễn). Theo Tả đạo gián tòng thì ở huyện Bồng Sơn 39 thôn,
huyện Phù Cát 17 thôn, huyện Phù Mỹ 21 thôn.

Sản vật:

Phủ hạt phần nhiều là đất khô cằn, ít nơi có đất đai mầu mỡ (Phù Cát, Bồng Sơn thì còn có một số
nơi đất tốt, còn Phù Mỹ thì toàn đất xấu). Lúa má thì ở Phù Cát tạm được, sau đến Bồng Sơn, Phù Mỹ
thì rất kém. Thổ sản ở đây có dầu lạc, mít, cá mạn lệ sản ở Phù Mỹ. Dừa, hồ tiêu, đồ gốm sản ở Bồng
Sơn (các huyện cũng đều có lạc nhưng ở Phù Mỹ khá nhiều. Phù Mỹ cũng có dừa, nhưng ở Bồng Sơn
nhiều hơn); xoài, nón chóp trắng sản ở Phù Cát. Vật liệu gỗ lạt có rải rác trong các vùng rừng núi đầu
nguồn và trong vùng người Thượng. Cá, muối v.v... sản ở miền biển (xem ghi về từng huyện).

Khí hậu:

Vùng này trên núi, dưới biển, đất hơi cao, khí hậu khô ráo, lam chướng khá nhiều. Dân cư gần núi
mỗi khi mùa thu, mùa đông mưa xuống thì phần lớn nhiễm bệnh sốt rét (hai nguồn Trà Bình, Trà Vân
bị nhiều nhất); mùa xuân, mùa hạ tạnh nắng; mùa thu, mùa đông nhiều mưa, thời vụ trồng cấy thu
hoạch thường muộn, ít sớm (ngoài ra xem kỹ ở mục ghi về tỉnh). Thuỷ triều lên xuống gần giống phủ
An Nhơn (xem kỹ phủ An Nhơn).

Núi sông:

Kể núi có tên:

Huyện Bồng Sơn có các núi: Hương Sơn, Hàn Tín, Hóc Mang, Đầu Voi, Hoành Sơn, Độc Dã, Kim
Sơn, Trà Vinh, đèo Ngự Đạo, đèo Thạch Tân, đèo Cung Quăng.

Huyện Phù Mỹ có các núi: Chân Chàng, Bình Đầu, Thu Sĩ, Đèo Bồng Sơn, núi Tham Hùng, Điệp
Thạch, Man Lăng, Trà La, Bích Kê, Bàn Thạch, Quang Nghiêm.

Huyện Phù Cát có các núi: Bà Sơn, Càn Dương, Mồ ¤, Đại Điếm, Hội Sơn.

Trong đó núi Chân Chàng của huyện Phù Mỹ là lớn nhất.

Sông lớn được liệt vào điển thờ: sông Lại Dương ở huyện Bồng Sơn.

                                                     
1 Ba huyện, tức ba huyện Bồng Sơn, Phù Mỹ, Phù Cát thuộc phủ Hoài Nhơn.
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Sông nhỏ thì có bến sông La Tinh ở huyện Phù Cát.

Đầm Đông Hải thuộc huyện Bồng sơn. Đầm loại vừa có 3 đầm: Hải Đông, Thuý Cơ và Trà ổ thuộc
huyện Phù Mỹ; Phù Cát thì có đầm Đạm Thuỷ. Nguồn tương đối lớn: hai nguồn Trà Vân, Trà Bình
huyện Bồng Sơn; nguồn nhỏ hơn: ¤ Kiêm và Thạch Bàn của huyện Phù Cát. Cửa biển: cửa Đề Di của
Phù Cát; An Dụ, Kim Bồng của Bồng Sơn, cả ba nơi đều nông hẹp mà An Dụ là nông hẹp nhất.

Danh thắng:

Chùa Linh Phong ở huyện Phù Cát xưa là nơi danh thắng, nhưng hoang phế đã lâu, ngày càng
vắng vẻ.

Đồn luỹ: 8 sở ở nguồn Trà Vân huyện Bồng Sơn, 6 sở ở Chí Đốc, 3 sở ở phủ nha, 1 sở ở đồn Kỷ
Thử huyện Phù Cát.

Đền miếu:

Đền miếu có tiếng:

-Văn miếu tỉnh (tại địa hạt huyện Phù Cát).

-Văn chỉ huyện (Văn thân huyện Bồng Sơn dựng riêng một Văn chỉ, văn thân 2 huyện Phù Mỹ, Phù
Cát dựng riêng một Văn chỉ).

-Hai miếu: Hội đồng, Thành hoàng (đều ở huyện Phù Cát).

-Bốn đền: Tam thần, Cống Quận công, Hoằng Quốc công (đều ở huyện Bồng Sơn); Tráng Băng hầu
(ở huyện Phù Mỹ).

Đường đi:

-Một đoạn đường quan báo từ phủ lỵ đi về phía nam qua 3 trạm Bình Dương, Bình Sơn, Bình An
đến sông Khu Cương giáp địa giới huyện Tuy Viễn, dài 103 dặm; đến thành tỉnh dài hơn 116 dặm.

-Một đoạn đường quan báo từ phủ lỵ đi lên phía bắc, qua 2 trạm Bình Trung, Bình Đê đến đèo
Thạch Tân giáp địa giới huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi, dài hơn 50 dặm

-Một đoạn đường quan báo từ phủ lỵ đi lên phía bắc, qua trạm Bình Trung đến trạm Bình Đê, theo
con đường nhỏ phía tây bắc đến đồn ải Trà Vân, dài 60 dặm, rộng (trừ đường quan báo) 2-3 thước.

-Một đường nhỏ: từ phủ lỵ đi về phía đông đến tấn An Dụ giáp biển, dài 26 dặm, rộng 1-2 thước.

-Một đường nhỏ: từ phủ lỵ đi về phía tây giáp vùng người Thượng, dài hơn 27 dặm, rộng 1-2 thước.

-Một đường nhỏ: từ phủ lỵ đi về phía tây bắc đến đồn ải Chí Đốc, dài 70 dặm, rộng 2-3 thước1.

Huyện Bồng Sơn

Huyện Bồng Sơn do phủ Hoài Nhơn kiêm lý.

Huyện hạt2 đông giáp biển; tây giáp vùng người Thượng; nam giáp huyện Phù Mỹ; bắc giáp huyện
Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi; tây nam giáp 3 huyện Tuy Viễn, Phù Cát, Phù Mỹ; vùng núi phía tây bắc
giáp vùng người Thượng Thạch Bích của tỉnh Quảng Ngãi.

                                                     
1 Hết phần ghi về phủ Hoài Nhơn. Tiếp sau đây, theo cách thức của cả bộ sách, đến phần ghi về các huyện do

phủ Hoài Nhơn thống hạt (Bồng Sơn, Phù Mỹ, Phù Cát), nhưng nguyên bản lại đặt tiếp là phần ghi về phủ An
Nhơn. Có nhiều khả năng là việc sao chép đóng sách đặt nhầm vị trí, vì vậy chúng tôi chuyển mục phủ An
Nhơn ra sau mục huyện Phù Cát để phù hợp tính hệ thống của cả bộ sách.

2 Huyện Bồng Sơn : Một trong ba huyện thuộc phủ Hoài Nhơn được thành lập và đặt tên năm Hồng Đức
1 (1470) đời Lê Thánh Tông. Trải qua các triều đến đời Đồng Khánh tên huyện Bồng Sơn không đổi. Nay là
huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định. Đầu câu này, hai chữ huyện hạt, ngv. chép nhầm là huyện lỵ.
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Đông tây cách nhau hơn 53 dặm (phía đông đến biển 26 dặm, phía tây đến vùng người Thượng hơn
27 dặm). Nam bắc cách nhau hơn 66 dặm (nam đến đèo Cựu Phủ giáp huyện Phù Mỹ hơn 16 dặm, bắc
đến đèo Thạch Tân giáp huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi hơn 50 dặm).

Huyện hạt có 5 tổng, 167 thôn:

1.Tổng Trung An, 30 thôn:
1.Thôn Trung An 2.Thôn Bảo Cương 3.Thôn Diễn Khánh 4.Thôn An Thuỵ
5.Thôn An Thiện 6.Thôn Bình Chương 7.Thôn Lại Khánh 8.Thôn Lại Đức
9.Thôn An Đôn 10.Thôn An Chiểu 11.Thôn Thanh Tú 12.Thôn Phụ Đức
13.Thôn Trung Lương 14.Thôn Long Quang 15.Thôn Đệ Đức 16.Thôn Hội Tín
17.Thôn Liêm Bình 18.Thôn Long Mỹ 19.Thôn Thiết Đĩnh 20.Thôn Hội Đức
21.Thôn Du Tự 22.Thôn Hội Thanh 23.Thôn An Dưỡng 24.Thôn Khánh Thiện
25.Thôn Thuận Thượng 26.Thôn Giao Trì 27.Thôn Hội Lương 28.Thôn Hoà Bình
29.Thôn Khánh Thành 30.Thôn Bình Giang (không có đất)

2.Tổng Tài Lương, 37 thôn:
1.Thôn Tài Lương 2.Thôn Định Công 3.Thôn Xuân Lạc 4.Thôn Công Lương
5.Thôn An Nghiệp 6.Thôn Định Bình 7.Thôn Khánh Trạch 8.Thôn Phú Xuân
9.Thôn Mỹ Khánh 10.Thôn Mỹ Thọ 11.Thôn Vĩnh Bảo 12.Thôn An Dụ
13.Thôn Thịnh Xuân 14.Thôn Trường An 15.Thôn Thế Lộc 16.Thôn Phượng Cương
17.Thôn Phú Nhuận 18.Thôn Thiện Đức 19.Thôn Tú Mỹ 20.Thôn An Doanh
21.Thôn Thái Bảo 22.Thôn Phú Chiêm 23.Thôn Trung Trinh 24.Thôn An Thái
25.Thôn Cửu Lợi 26.Thôn Ngọc An 27.Thôn Bình Ninh 28.Thôn Đại Hoá
29.Thôn Phước Lộc 30.Thôn Tăng Long 31.Thôn Lâm Trúc 32.Thôn Kim Giao
33.Thôn Lộ Giao 34.Thôn An Quý 35.Thôn Ca Công 36.Thôn Dao Quang
37.Thôn Lộc An

3.Tổng An Sơn, 38 thôn:
1.Thôn An Sơn 2.Thôn Đăng Thạnh 3.Thôn Cự Nghi 4.Thôn Cự Lễ
5.Thôn Tân Bình 6.Thôn Cự Tài 7.Thôn Phượng Du 8.Thôn Nhuận Phú
9.Thôn Phú Thọ 10.Thôn Phú Lương 11.Thôn Phú Mỹ 12.Thôn Tuy An
13.Thôn Cẩn Hậu 14.Thôn An Hội 15.Thôn Phú Nông 16.Thôn Thành Sơn
17.Thôn Tường Sơn 18.Thôn Thuý Thạnh 19.Thôn An Đổ 20.Thôn Hy Tường
21.Thôn Hy Văn 22.Thôn Gia Hựu 23.Thôn Huân Công 24.Thôn Thạnh Mỹ
25.Thôn Hảo Thiện 26.Thôn Lân Đê 27.Thôn Quy Thuận 28.Thôn Dĩnh Thạnh
29.Thôn Tân Định 30.Thôn Tứ Chiếng 31.Thôn An Hảo 32.Thôn Thiện Xuân
33.Thôn Trường Xuân 34.Thôn Chương Hoà 35.Thôn Trường Thành 36.Thôn Tân Mỹ
37.Thô Hy Thế 38.Thôn Thuý Sơn

4.Tổng Vạn Đức, 34 thôn:
1.Thôn Vạn Đức 2.Thôn An Thường 3.Thôn Hội An 4.Thôn Bảo An
5.Thôn Đông Thắng 6.Thôn Phú Văn 7.Thôn Thế Thạnh 8.Thôn Đại Định
9.Thôn Thanh Lương 10.Thôn Vĩnh Đức 11.Thôn Lân Sơn 12.Thôn Vạn Tín
13.Thôn Tân Xuân 14.Thôn Thuận Hoà 15.Thôn Thanh Sơn 16.Thôn Vạn Trung
17.Thôn Tân Sơn 18.Thôn Vạn Xuân 19.Thôn An Lão 20.Thôn Hưng Nhơn
21.Thôn Hưng Nhượng 22.Thôn Xuân Phong 23.Thôn Vạn Khánh 24.Thôn Cảm Đức
25.Thôn Hội Long 26.Thôn Long Hoà 27.Thôn Vạn Long 28.Thôn Bình Hoà
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29.Thôn Vạn Hoà 30.Thôn Hội Trung 31.Thôn Phước Bình 32.Thôn Tư Đức
33.Thôn Mỹ Thành 34.Thôn Thuỷ Trình (không có đất1)

5.Tổng Kim Sơn, 28 thôn:
1.Thôn Kim Sơn 2.Thôn Đức Long 3.Thôn Phú Thuận 4.Thôn Hà Đông
5.Thôn Hội Tỉnh 6.Thôn Gia Đức 7.Thôn Gia Trị 8.Thôn Vĩnh Hoà
9.Thôn Hội Nhơn 10.Thôn Hội Đăng 11.Thôn Nghĩa Điền 12.Thôn Hương Sơn
13.Thôn Phú Hữu 14.Thôn Tân Thạnh 15.Thôn Thạch Khê 16.Thôn Nhơn Sơn
17.Thôn Bình Sơn 18.Thôn Hà Tây 19.Thôn Long Giang 20.Thôn Vĩnh Thuỵ
21.Thôn Lộc Giang 22.Thôn Lân Tường 23.Thôn Lân Chiểu 24.Thôn Gia Chiểu
25.Thôn Giao Tường 26.Thôn An Hậu 27.Thôn Khoa Trường
28.Thôn Thuỷ Hội (không có đất2)

Binh lính: 1.894 người.
-Lính Kinh: 1.563 người (lính tuyển).
-Lính tỉnh: 331 người (trong đó lính tuyển: 329 người, lính mộ 2 người).

Nhân đinh: 8.988 người.
-Hạng chính nạp: 8.954 người.
-Hạng biệt nạp: 34 người.

Ruộng đất công tư hiện nộp thuế: 21.120 mẫu 7 sào 6 thước lẻ.

 Trong đó:

-Ruộng: 19.891 mẫu 3 sào 2 thước có lẻ.
Ruộng công: 10.512 mẫu 3 sào 4 thước 5 tấc có lẻ.
Ruộng tư: 9.376 mẫu 6 sào 12 thước 7 tấc có lẻ.
Ruộng thường trụ tam bảo: 2 mẫu 3 sào.

-Đất: 1.229 mẫu 4 sào 4 thước.
Đất công: 57 mẫu 1 sào 4 thước có lẻ.
Đất tư: hơn 1.172 mẫu 3 sào.

Ruộng muối: 68 mẫu 5 sào 6 thước có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng thóc: 16.315 hộc 22 thưng có lẻ.
-Nộp bằng tiền: 20.100 quan 4 tiền 34 đồng tiền.
-Nộp bằng muối: 90 hộc.

Sách người Thượng: 20 sách

1-Nguồn Trà Vân, 9 sách:
1.Sách Nước Khong 2.Sách Nước Can 3.Sách Đèo Căng 4.Sách Nước Lương
5.Sách Nước Phạm 6.Sách Cá Tràu 7.Sách Nước Hoàng 8.Sách Nước Đênh
9.Sách Nước Đắc

 2-Nguồn ¤ Kiêm, 11 sách:
1.Sách Nước Dân 2.Sách Nước ích 3.Sách Nước Vinh 4.Sách Đất Thổ
5.Sách Nước ó 6.Sách Kha Cối 7.Sách Nước Đoá 8.Sách Nước Tung
9.Sách Hóc Điều 10.Sách Nước Tằng 11.Sách Tổng Vinh

                                                     
1 Ngv. vô địa phận , thôn này cũng như thôn Thuỷ Hội tổng Kim Sơn ghi ở đoạn dưới là hai thôn thuỷ cư

trên sông Lại Dương, không có đất trên bờ cho nên ghi là "vô địa phận".
2 Xem chú sát trên.
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Phong tục:

Tập tục cần cù tiết kiệm. Nhà nông một số nơi đắp đập giữ nước, dùng guồng lấy nước vào đồng
tưới ruộng khá có hiệu quả. Người buôn bán, làm các hàng nghề không nhiều. Người có học nghĩa khí
hào hiệp, nhưng một số sa vào phù phiếm phóng túng. Ngoài ra cũng giống như các huyện khác,
không có gì đặc biệt (xem kỹ phần ghi về 3 huyện Tuy Viễn, Phù Mỹ và Phù Cát). Theo Tả đạo gián
tòng có: Nghĩa Điền, Kim Sơn, Bình Sơn, Dao Tường, Lộc Giang, Hội Nhơn, Hội Đăng, Khoa Trường,
Tân Thạnh, Trung An, Đệ Đức, Bảo Cương, Bình Chương, Quy Thuận, Thuý Sơn, Cẩn Hậu, Thành
Sơn, Lân Đê, An Hội, An Sơn, Hiếu Thiện, Gia Hựu, Tứ Chiếng, Thế Thạnh, Khánh Trạch, Phượng
Cương, Mỹ Thọ, Vạn Đức, An Thường, Bảo An, Phú Hữu, Thiết Đĩnh, Lộ Giao, Phú Nhuận, Lâm
Trúc, Vĩnh Bảo, Khánh Thiện, Mỹ Thành, Tường Sơn, tất cả 39 thôn.

Các sách động người Thượng, duy chỉ các sách gần nguồn ¤ Kiêm và Trà Bình phong tục không
khác các sách ở 3 huyện Phù Cát, Tuy Viễn và Tuy Phước (xem kỹ phần ghi về huyện Tuy Viễn).
Ngoài ra các sách gần nguồn Trà Bình, nguồn Trà Vân gần các sách người Thượng Quảng Ngãi phần
nhiều sống bằng nghề cướp bóc, thường dẫn đường cho bọn người Thượng xấu ở tỉnh Quảng Ngãi đến
cướp bóc các nơi vùng ven núi, dân cư nhiều lần bị hại. Đại khái bọn chúng và bọn người Thượng xấu
ở Quảng Ngãi thường liên kết với nhau, thói cũ dần quen thành ra như vậy.

Sản vật:

Lúa má thì hai tổng Kim Sơn và An Sơn khá tốt. Dừa, thừng xơ dừa, dầu dừa thì hai tổng Tài
Lương, An Sơn nhiều hơn. Các thôn ven núi thuộc tổng Kim Sơn thì có hồ tiêu, dầu lạc. Đồ gốm có ở
hai thôn An Dụ và Phương Cương. Sản vật biển có cá, tôm, mực (không nhiều), muối trắng (nhiều mà
không ngon). Còn như các loại mật ong, sáp ong, ngà voi, dầu rái sản ở các động người Thượng thuộc
các nguồn Trà Bình và ¤ Kiêm.

Khí hậu:

Huyện gần biển, lại nhiều núi nên khí đất cao khô, nhiều lam chướng. Người ở ven núi đến mùa
thu, mùa đông phần nhiều bị bệnh sốt rét. Ruộng cao thì tháng 5, tháng 6 gieo thóc giống; tháng 10,
tháng 11 thu hoạch. Cũng có nơi tháng 9 gieo thóc giống đất ướt, tháng 12 thu hoạch (lúa trắng chín
nhanh, tục gọi là Lúa ba tháng). Ruộng sâu tháng 5 xuống cấy, tháng 9 thu hoạch. Nếu mùa thu mưa
nhiều thì ruộng cao gieo trồng sớm, ruộng thấp gieo trồng muộn. Mùa hè ít mưa thì ruộng thấp làm sớm,
ruộng cao làm muộn (ngoài ra xem kỹ phần ghi chung toàn tỉnh; thuỷ triều, xem thêm huyện Tuy Phước).

Sông núi:

(Phàm trong huyện núi lớn mà có danh thì đều biên ở phần chung toàn tỉnh hoặc từng phủ. Còn
phần ghi về huyện hạt thì bất kể núi to núi nhỏ đều ghi đầy đủ để biết núi nào ở về phương nào, đến đó
xa hay gần, cùng là những núi nhánh ở phương nào, đều ghi chú cả ở dưới núi chính, cốt là để tham
khảo cho đầy đủ. Đối với bốn huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Viễn, Tuy Phước đều ghi theo cách giống
nhau như thế).

-Núi Đầu Voi: phía nam huyện lỵ 12 dặm, hình núi giống đầu voi nên có tên đó. Phía tây bắc có núi
Hóc Mô, phía tây có đèo Tranh, đèo Cây Gộc, đèo Danh Duyên.

-Núi Hóc Mang: phía nam huyện lỵ 3 dặm, phía nam núi là núi Cô Sơn.

-Núi Hàn Tín: phía tây bắc huyện lỵ 6 dặm, phía tây bắc có núi Đăng Phường, phía nam có núi
Kha Tán.

-Núi Hoành Sơn: phía tây nam huyện lỵ 14 dặm, phía đông đặc biệt nhô lên núi Thuỷ Cốc, Cô Sơn,
Cẩm Sơn, Cẩm Nhung.

-Núi Độc Dã: phía tây nam huyện lỵ 30 dặm, phía nam núi liền với núi Khổng Tước, Phong Tử;
phía tây bắc liền với núi Thổ Cốc, Nhất Tự; lại ở phía bắc có ngọn Hổ Lao; phía tây là núi Cửu Bị,
Tranh Số.
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-Núi Kim Sơn: phía tây nam huyện lỵ 25 dặm.

-Núi Trà Vinh: phía tây huyện lỵ 26 dặm, phía nam có núi Tổng Vinh, núi Lỗ Đố.

-Núi Hương Sơn: phía đông bắc huyện lỵ 11 dặm, phía nam có kho An Dụ.

-Đèo Cựu Phủ: phía nam huyện lỵ 16 dặm, giáp huyện Phù Mỹ.

-Đèo Ngự Đạo: phía tây bắc huyện lỵ 90 dặm, núi non trùng điệp, cỏ cây rậm rạp, tục gọi núi Sa
Lung, có nền cũ cổ luỹ. Xưa Thế Tổ Cao Hoàng đế (Gia Long) tự mình dẫn quân đi đánh Tây Sơn,
đóng quân ở đó nên có tên như vậy.

-Núi Cung Quăng: phía đông bắc huyện lỵ hơn 30 dặm, bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi.

-Đèo Thạch Tân: phía bắc huyện lỵ 50 dặm, giáp tỉnh Quảng Ngãi.

-Núi Lại Dương: phía nam huyện lỵ 1 dặm, rộng khoảng hơn 70-80 trượng. Bến đò vào mùa xuân,
mùa hạ nước sâu 4-5 thước; mùa thu mùa đông nước sâu trên dưới 6-7 thước. Sông có 2 nguồn: một
bắt nguồn từ các núi ở sách người Thượng thuộc nguồn Trà Vinh phía tây bắc huyện hạt, chảy về phía
nam đến các nguồn của bến Đốc Chính, đến thôn Thanh Lương chuyển sang phía đông hợp dòng với
nước khe suối, đến thôn Phú Văn, chảy xuống làm thành sông Lại Dương. Một bắt nguồn từ các núi
sách người Thượng phía tây nam huyện hạt, chảy qua núi Tổng Vinh, núi Lỗ Đố ở thôn Hội Đăng,
xuôi xuống thôn Nhơn Sơn, cùng nguồn nước ở Hạ Lý, Hóc Tắc thôn Nghĩa Điền hợp dòng, đến ba
thôn Bình Sơn, Kim Sơn, Phú Hữu lại hợp dòng với nước suối thôn Hương Sơn, chảy xuống thôn Tân
Thạnh lại hợp dòng với nước khe núi, đến thôn Trung Lương và Phú Văn hợp dòng đổ vào sông Lại
Dương ở chỗ đường quan báo đi qua, rồi chảy vào cửa tấn An Dụ. Kể từ nơi hợp lưu hai nguồn ở thôn
Phú Văn đến cửa tấn An Dụ dài khoảng hơn 30 dặm. Năm Tự Đức thứ 3 (1850) tỉnh thần dâng biểu
nói sông Lại Dương là sông lớn nên được ghi vào điển thờ.

-Đầm Tân Quan Đông Hải: phía đông bắc huyện hạt hơn 20 dặm. Phía nam có đầm Hải Đông, An
Dụ, Vịnh Sơn đều thuộc dương phận của huyện hạt.

-Nguồn ¤ Kiêm: phía tây nam tổng Kim Sơn của huyện hạt hơn 30 dặm, bắc giáp nguồn Trà Bình,
nam giáp 2 nguồn: Thạch Bàn (huyện Phù Cát) và Phương Kiệu (huyện Tuy Viễn).

-Nguồn Trà Vân: chếch phía tây bắc huyện hạt hơn 60 dặm, bắc giáp các sách người Thượng phía
nam tỉnh Quảng Ngãi, thường có bọn người Thượng xấu ẩn hiện cướp bóc. Hiện có quan binh đặt đồn
đóng giữ.

-Nguồn Trà Bình: phía tây nguồn Trà Vân, từ huyện lỵ tới đó hơn 70 dặm. Bắc tiếp giáp các sách
người Thượng phía tây nam tỉnh Quảng Ngãi, thường có bọn người Thượng xấu ẩn hiện cướp bóc nên
dựng đồn coi giữ, lại có quan binh đặt đồn canh phòng.

-Tấn An Dụ: phía đông huyện hạt 26 dặm, là cửa tấn thôn Thịnh Xuân, hoặc bồi hoặc lở, nông sâu
vô thường.

-Tấn Kim Bồng: phía đông bắc huyện hạt hơn 30 dặm, rộng 11 trượng, triều lên sâu 3 thước, triều
xuống sâu 1 thước. Cửa tấn nông hẹp, quanh năm chỉ có các thuyền buôn trong nước và thuyền buồm
nhỏ của nước Thanh theo thuỷ triều ra vào buôn bán. Đồn thú ở thôn Tứ Chiếng.

Đồn bảo gồm 14 nơi:

-Nguồn Trà Vân, 8 nơi:
1.Đồn Bảo Hợp (tiếp giáp địa đầu tỉnh Quảng Ngãi)
2.Đồn Lão Thuộc (phía dưới địa phận thôn An Đổ)
3.Đồn Đốc Đồn 4.Đồn Cây Vừng (thôn Cẩn Hậu)   5.Đồn Quắc Giang (thôn Thành Sơn)
6.Đồn Suối Lạm (thôn Tân Bình)          7.Đồn Giang Lăng (thôn Tường Sơn)
8.Đồn Vịnh Lư (thôn Phú Lương)
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-Sở Chí Đốc, 6 nơi:
1.Đồn Giang Trừng (thôn Hưng Nhơn) 2.Đồn An Lão (thôn An Lão)
3.Đồn Long Hoà (thôn Long Hoà) 4.Đồn Trà Cung (thôn Vạn Khánh)
5.Đồn Núi Chùa (thôn Bình Hoà) 6.Đồn Khu Sông (thôn Cảm Đức)

-Phủ nha Hoài Nhơn, 3 nơi:
1.Đồn Thiết Đĩnh (thôn Thiết Đĩnh) 2.Đồn Hội Đức (thôn Hội Đức)
3.Đồn Lệ Đức (thôn Lệ Đức)

Đền miếu:

-Văn chỉ (tại thôn Hội An tổng Vạn Đức do văn thân của huyện hạt dựng riêng).

-Đền Tam thần (ở bên phải cửa tấn An Dụ thôn Thạnh Xuân tổng Tài Lương). Tam thần là: Tứ
Dương Thành phủ quân, Đà Dương phủ quân và Thế tử Nhạc phủ quân, sự tích không khảo được,
nhưng theo lời truyền thì họ đều tử tiết, sau khi chết hiển linh. Đời Minh Mệnh, Thiệu Trị đều được
phong tặng.

-Đền Cống Quận công (ở thôn Hy Văn huyện Bồng Sơn, thờ Khám lý Cống Quận công Trần Đức
Hoà)1.

-Đền Hoằng Quốc công (ở thôn Cự Tài huyện Bồng Sơn-xã Tùng Châu cũ thờ khai quốc công thần
Hoằng Quốc công Đào Duy Từ2).

Đường đi:

-Một đường quan báo từ lỵ sở đi về phía nam, đến đèo Cựu Phủ giáp huyện Phù Mỹ hơn 16 dặm,
qua trạm Bình Dương đến huyện lỵ Phù Mỹ dài hơn 56 dặm, qua trạm Bình Sơn đến huyện lỵ Phù Cát
hơn 78 dặm, qua trạm Bình An đến thành tỉnh dài hơn 116 dặm.

 -Một đường quan báo từ lỵ sở đi về phía bắc, đến đèo Thạch Tân giáp huyện Mộ Đức tỉnh Quảng
Ngãi, dài hơn 50 dặm.

-Một đường quan báo từ lỵ sở theo đường quan báo lên phía bắc, qua trạm Bình Trung đến thôn
Phượng Du, theo đường nhỏ đi về hướng đông bắc đến cửa tấn Kim Bồng dài hơn 30 dặm, rộng 2, 3
thước (trừ đường quan báo).

                                                     
1 Trần Đức Hoà : người thôn Bồ Đề (sau đổi là Hi Văn) huyện Bồng Sơn phủ Hoài Nhân, nay là huyện

Hoài Nhơn tỉnh Bình Định, từ nhỏ có tài năng học lực, lại là con nhà tướng, được ấm thụ chức Hoằng Tín đại
phu, do có quân công được thăng đến chức Khám lý phủ Hoài Nhân, tước Cống Quận công . Khi
Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hoá, Trần Đức Hoà ra yết kiến, được Nguyễn Hoàng hậu đãi. Đời Nguyễn
Phúc Nguyên, ông được dự bàn việc quân cơ, nổi tiếng là người có công phát hiện hiền tài vì đã tiến cử Đào
Duy Từ làm mưu sĩ cho chúa Nguyễn. Sau khi ông mất, được phong làm phúc thần, dân thôn Bồ Đề lập đền
thờ trên nền nhà cũ của ông. Đầu đời Gia Long, xét công của các công thần khai quốc, Trần Đức Hoà được xếp
hạng nhất (x. Việt Nam khai quốc chí truyện; ĐNTLTB; cgx. DTLSVHVN, tr.175).

2 Đào Duy Từ (1572-1634), người thôn Hoa Trai huyện Ngọc Sơn tỉnh Thanh Hoá, thông minh học rộng
nhưng nhà nghèo, cha là Đào Tá Hán làm nghề ca xướng nên không được đi thi. Duy Từ quyết chí vào Nam
theo giúp chúa Nguyễn. Lúc đầu Duy Từ làm người chăn trâu cho một nhà phú hộ, được người ấy tiến cử với
Khám lý Trần Đức Hoà. Sau khi xem bài Ngoạ Long cương vãn Cống Quận công biết Duy Từ là người tài trí
lớn, liền đón về nhà làm môn khách, gả con gái cho, và sau đó tiến cử với chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Sãi
vương rất vui mừng, trao cho Duy Từ chức Nội tán, tước Lộc Khê hầu , tôn trọng như bậc quốc sư.
Ông từng hoạch định và chỉ huy đắp luỹ Nhật Lệ ở Quảng Bình, người đời sau thường gọi là Luỹ Thầy. Chính
ông lại tiến cử cho chúa Nguyễn nhiều nhân tài trong đó có Nguyễn Hữu Tiến về sau trở thành một danh tướng
có công với các chúa Nguyễn. Sau khi mất được chúa Nguyễn tôn phong Hiệp mưu đồng đức công thần. Năm
Minh Mệnh 17 (1836) truy phong Thái sư Hoằng Quốc công (x. Việt Nam khai quốc chí truyện; ĐNTLTB; cgx.
DTLSVHVN, tr.320).
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-Một đường quan báo từ lỵ sở theo đường nhỏ đi về phía tây nam đến đèo Màn Lăng giáp tổng
Trung Bình huyện Phù Mỹ, dài 23 dặm, rộng 1, 2 thước.

-Một đường quan báo từ lỵ sở đi về phía bắc đến Bình Đê, theo đường nhỏ đi về hướng tây bắc đến
đồn Trà Vân, dài 60 dặm rộng 2, 3 thước (trừ đường quan báo).

-Một đường nhỏ: từ lỵ sở đi về phía đông đến cửa tấn An Dụ giáp biển, dài hơn 26 dặm, rộng 1, 2 thước.

-Một đường thuỷ: từ lỵ sở theo sông Lại Dương thuyền nhỏ thuận dòng xuống đến cửa biển An Dục
khoảng hơn 2 khắc.

-Một đường nhỏ: từ lỵ sở đi về phía tây đến bờ cõi Man, dài hơn 27 dặm, rộng 1, 2 thước.

-Một đường nhỏ: từ lỵ sở đi về phía tây đến đồn Chí Đốc, dài hơn 70 dặm rộng 2, 3 thước.

Huyện Phù Mỹ

Do phủ Hoài Nhơn thống hạt.

Huyện lỵ đóng ở thôn Trà Quang tổng Trung Bình phía nam phủ, phía đông cách đường quan báo
hơn 19 trượng. Tiền đường, nhà ngang đều lợp ngói; hậu đường, nhà lính lợp cỏ tranh, hàng rào tre dài
45 trượng (rào trước rào sau dài hơn 8 trượng, rào phải rào trái dài 15 trượng); có một cửa.

Huyện hạt1 đông giáp biển, tây giáp vùng người Thượng ở ranh giới tây bắc huyện Phù Cát, nam
giáp huyện Phù Cát, bắc giáp huyện Bồng Sơn, tây bắc giáp tổng Kim Sơn huyện Bồng Sơn, đông nam
giáp cửa biển Đề Di huyện Phù Cát.

Đông tây cách nhau 58 dặm (đông đến biển 32 dặm, tây đến vùng người Thượng ở ranh giới tây
bắc huyện Phù Mỹ2 26 dặm). Nam bắc cách nhau hơn 57 dặm (nam đến sông La Xương giáp địa giới
huyện Phù Cát 17 dặm, bắc đến đèo Cựu Phủ giáp huyện Bồng Sơn hơn 40 dặm).

Huyện có 4 tổng, gồm 123 thôn:

1-Tổng Trung Bình, 31 thôn:
1.Thôn Trung Bình 2.Thôn Trung Hội 3.Thôn Trực Đạo 4.Thôn Lạc Sơn
5.Thôn Trinh Vân 6.Thôn Trà Lương 7.Thôn Chánh Thuận 8.Thôn Hội Khánh
9.Thôn Hội Phú 10.Thôn Phước Thọ 11.Thôn Bình Tân 12.Thôn Trà Bình
13.Thôn Vạn Phước 14.Thôn Vạn Thiện 15.Thôn Bình Long 16.Thôn An Trinh
17.Thôn Hữu Lộc 18.Thôn Phú Thiện 19.Thôn Trà Quang 20.Thôn An Lạc
21.Thôn Vĩnh Phước 22.Thôn Diêm Tiêu 23.Thôn Tú Dương 24.Thôn Vạn Lộc
25.Thôn Đại Thuận 26.Thôn Đại Thạnh 27.Thôn Đại Sơn 28.Thôn Chí Hoà
29.Thôn Thạnh An 30.Thôn Bình Trị 31.Thôn Hoà Nghĩa

2.Tổng Trung Thành, 35 thôn:
1.Thôn Trung Thành 2.Thôn Trung Thứ 3.Thôn Trung Tường 4.Thôn Trung Thuận
5.Thôn An Hoan 6.Thôn Công Trung 7.Thôn Thanh Xuân 8.Thôn Chánh Bình
9.Thôn Chánh Tường 10.Thôn Xuân Cảnh 11.Thôn Đại Lương 12.Thôn An Xuyên
13.Thôn Chánh Hội 14.Thôn Mỹ Hội 15.Thôn Vĩnh Nhơn 16.Thôn Vạn Ninh
17.Thôn Vĩnh Lý 18.Thôn Vĩnh Phú 19.Thôn Kiên Trinh 20.Thôn Phú Đa

                                                     
1 Huyện Phù Mỹ : Từ đời Lê Thánh Tông đến đầu đời Minh Mệnh là đất huyện Phù Li  (một trong

3 huyện thuộc phủ Hoài Nhơn). Năm Minh Mệnh 13 (1832) tách huyện Phù Li làm hai huyện: phần đất từ
sông La Tinh ra phía bắc đến giáp huyện Bồng Sơn là huyện Phù Mỹ và phần phía nam là huyện Phù Cát (bỏ
tên huyện Phù Li). Nay là huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định.

2 Phù Cát, ngv. chép nhầm Phù Cát thành Phù Mỹ .
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21.Thôn Phú Diễn 22.Thôn Cảnh An 23.Thôn An Lương 24.Thôn An Mỹ
25.Thôn Vạn Thới 26.Thôn Đạo Long 27.Thôn Trinh Thuỵ 28.Thôn Khánh Trường
29.Thôn Thới Trường 30.Thôn Tân An 31.Thôn Tường An 32.Thôn Chánh Thiện
33.Thôn Phú Hội 34.Thôn Đông Hợp 35.Thôn Hội Thuận

3-Tổng Vạn Định, 28 thôn:
1.Thôn Vạn Định 2.Thôn Văn Trường 3.Thôn Trà Xuân 4.Thôn Hoà Lạc
5.Thôn Vạn An 6.Thôn Phước Chánh 7.Thôn Mỹ Trang 8.Thôn An Bão
9.Thôn Vạn Phú 10.Thôn Vĩnh Bình 11.Thôn Quang Nghiêm 12.Thôn Tân Lộc
13.Thôn Vạn Thạnh 14.Thôn Phước Xuân 15.Thôn An Long 16.Thôn Tân ốc
17.Thôn Vạn Lương 18.Thôn Dương Liễu 19.Thôn Thiết Nghệ 20.Thôn Vĩnh Đăng
21.Thôn Lộc Thới 22.Thôn Chánh Khoan 23.Thôn Chu Giang 24.Thôn Trúc Cương
25.Thôn Cửu Thành 26.Thôn Nghĩa Lộc 27.Thôn An Tường 28.Thôn Phú Hựu

4.Tổng Hoà Lạc, 29 thôn:
1.Thôn Phú Nhiêu 2.Thôn Phú Lộc 3.Thôn Chánh Giáo 4.Thôn Hưng Lạc
5.Thôn Gia Hội 6.Thôn Thanh Thuỷ 7.Thôn Thuận Đạo 8.Thôn Vĩnh Lợi
9.Thôn Phú Quang 10.Thôn An Bình 11.Thôn Thuận An 12.Thôn Tân Lợi
13.Thôn Vĩnh An 14.Thôn Hà La 15.Thôn Chánh Trạch 16.Thôn Tân Thành
17.Thôn Phú Đức 18.Thôn Phú Thứ 19.Thôn Chánh Trực 20.Thôn Tân Minh
21.Thôn Phú Ninh 22.Thôn Xuân Phương 23.Thôn Chánh Đạo 24.Thôn Tân Định
25.Thôn Mỹ Phú 26.Thôn Hoà Ninh 27.Thôn Cát Tường 28.Thôn Tân Phú
29.Thôn Tân Phượng

Binh lính: 2.216 người, trong đó:
-Lính Kinh: 1.485 người (do chọn).
-Lính tỉnh: 731 người (729 lính tuyển, 2 lính mộ).

Nhân đinh: 9.127 người (hạng chính nạp).

Ruộng đất hiện thu thuế: 12.560 mẫu 1 sào 7 thước có lẻ. Trong đó:

-Ruộng: 12.221 mẫu 5 sào 1 thước có lẻ.
Ruộng công: 6.341 mẫu 5 sào 4 thước có lẻ.
Ruộng tư: 5.879 mẫu 9 sào 12 thước có lẻ.

-Đất: 338 mẫu 6 sào 6 thước có lẻ.
Đất công: hơn 71 mẫu 1 sào 9 thước.
Đất tư: hơn 267 mẫu 4 sào 12 thước.

-Ruộng muối: hơn 19 mẫu 4 sào 7 thước có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng thóc: 9.913 hộc 20 thưng có lẻ.
-Nộp bằng tiền và các hạng thuế chiết nộp bằng tiền: 54.990 quan 2 tiền 23 đồng tiền.
-Nộp bằng muối: 164 hộc 5 thưng.

Phong tục:

Phong tục cần kiệm, ăn chắc mặc bền, có tính cẩn thận đề phòng như người thời cổ1. Phần nhiều
chăm chú việc gốc nghề nông, ít người chạy theo nghề ngọn buôn bán. Kẻ sĩ cũng cần cù làm ruộng
(kẻ sĩ trong huyện, những người gia tư khá giả chuyên chú học hành rèn tập, nhưng khi mùa màng thì
cũng làm công việc cày cấy, lúc nông nhàn lại dùi mài kinh sử).

                                                     
1 Ngv. hữu sơn xu tất suất di phong: có tác phong cẩn thận đề phòng như con dế trèo cây sơn du.
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Hàng năm hai kỳ, xuân tế cầu phúc, thu tế tạ ơn. Các lễ tiết thờ cúng gia tiên, thần, Phật cùng là các
việc cưới xin, tang ma đại khái giống như các huyện khác (lễ nghi rất đơn giản, đôi khi theo lễ nhà
Phật), nhưng cũng rất tùng tiệm. Còn như những lúc rỗi rãi bày trò vui chơi, đi lại thù tạc tốn kém.
Mùa xuân chơi trò đánh bạc (như đánh cờ tướng, đánh tổ tôm). Những thói tục hủ lậu ấy tuy không thể
hoàn toàn tránh khỏi, nhưng cũng không đến nỗi quá đáng như các huyện Bồng Sơn, Tuy Viễn, Tuy
Phước (ngoài ra xem thêm phần ghi về huyện Tuy Viễn). Theo Tả đạo gián tòng có các thôn: Trà
Quang, Hoà Nghĩa, Đại Thạnh, An Trinh, Đại Thuận, Chí Hoà, Vạn Thiện, Thạnh An, Trung Thành,
Vạn Ninh, Mỹ Hội, Vĩnh Phước, Hoà Ninh, Thuận Đạo, Xuân Phương, Trúc Cương, Chánh Khoan,
Quang Nghiêm, Vạn Phú, Dương Liễu, Văn Trường, tất cả 21 thôn.

Sản vật:

Đất đai cằn cỗi, lúa má xấu kém. Các thổ sản khác như dầu lạc, dừa, mít thì khá nhiều. Ao đầm các
thôn Thanh Thuỷ, Phú Lộc, Chu Giang, Trúc Cương có cá mạn lệ (ngon nhưng không có nhiều). Núi
thì ở thôn Quang Nghiêm có nhựa trám (tức dầu rái). Hải sản thì tôm, cá, sứa (đều không nhiều) và
muối trắng (các thôn: An Hoan, An Xuyên, Công Trung, Trinh Thuỵ, Thanh Xuân, Hưng Lạc, muối
khá ngon).

Khí hậu:

Huyện hạt gần núi xa biển, đất cao khí khô, ít sương mù nhưng nhiều khí núi. Việc nông thì tháng 5
gieo mạ, tháng 10 gặt lúa. Mùa hè ít mưa, thì tháng 6 gieo mạ, tháng 11 gặt lúa. Có nơi tháng 11 cấy
lúa ba tháng, nhưng cũng không bao nhiêu (xem thêm ở phần ghi chung toàn tỉnh, toàn phủ). Thuỷ
triều lên xuống: xem phần ghi ở huyện Tuy Phước.

Sông núi:

-Núi Hà Trang: phía tây huyện lỵ 26 dặm, sách người Thượng ở đây.

-Núi Chân Chàng: phía tây huyện lỵ 18 dặm. Dáng núi cao vút như dải phướn toả trùm, cho nên
còn có tên Phướn Sơn (núi Phướn), là ngọn núi trấn giữ bản huyện. Phía nam gần đèo La Hy, phía bắc
tiếp núi Man Lăng.

-Núi Tham Hùng: phía tây nam huyện lỵ 24 dặm. Trên núi có cây thạch xương bồ mọc cheo leo
trên vách núi cao nghìn nhẫn, cho nên còn có tên là núi Thạch Xương Bồ. Thế núi cao lớn, phía nam
có núi Nhất Tự (núi chữ Nhất); phía tây có núi Bát Sơn, núi Dần Sơn.

-Núi Hắc Thạch (núi Đá Đen): phía tây huyện lỵ 14 dặm. Trên núi có đèo La Hy. Phía đông nam có
núi Thạch Cốc, phía nam liền với núi Bạch Thạch và núi Tượng Đầu.

-Núi Điệp Thạch (núi Đá Chồng): phía tây nam huyện lỵ 33 dặm. [Núi do] nhiều núi ôm nối nhau
la liệt. Phía tây là núi Xích Thuỷ, phía đông nam là nơi trao đổi hàng hoá (giao dịch trường) của nguồn
Thạch Bàn.

- Đèo Bồng Sơn: phía tây nam huyện lỵ 32 dặm. Phía nam tiếp các núi Đẩu Thuỷ, Bào Biều; phía
bắc tiếp các núi Già Trà, Đồng Lâm, Long Sơn, Độc Sơn, Quỳ Sơn, La Đài.

-Núi Man Lăng; phía tây bắc huyện lỵ hơn 20 dặm. Trên núi có đèo Man Lăng. Đông nam có núi
Dương Sơn (núi ấy có cây tre gian1 nên còn có tên là núi Gian Sơn) là một danh thắng, núi Tẩu Sơn;
phía bắc có các núi Dã Lô (núi Lò Rèn), núi Lỗ Vinh, núi Kiều Sơn, núi Đồng ¤.

-Núi Đại Thuận: phía tây nam huyện lỵ 11 dặm, còn gọi là Thổ Sơn.

-Núi Bàn Thạch: phía đông bắc huyện lỵ 37 dặm. Phía đông có núi ¤ Phi (núi Quạ Bay); phía đông
bắc có núi Lỗi Sơn; phía nam là núi Bào Tấu, Khế Sơn, Tượng Sơn; đông nam giáp đầm Đạm Thủy
(đầm Nước Ngọt).

                                                     
1 Ngv. Gian trúc , chưa rõ giống tre gì, tạm gọi là "tre gian".
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-Núi Kê Khê: phía đông bắc huyện lỵ hơn 30 dặm, còn có tên là núi Lạc Phượng. Phía đông núi gối
lên bờ biển, cách biển có hòn đảo gọi là đảo Rùa (tên nữa là Hòn Tranh), đảo Đồn (tên khác là Hòn
Đồn); phía bắc có núi Qua Phụ; phía tây là bãi cát, phía nam có động Bạch Sa (còn có tên là núi Cửa),
giáp cửa biển Đề Di.

-Núi Bích Kê: phía bắc huyện lỵ 13 dặm.

-Núi Quang Nghiêm: phía đông bắc huyện lỵ 40 dặm, tục gọi là núi Chấp Chài, phía bắc giáp
huyện Bồng Sơn, phía tây giáp đèo Cựu Phủ, phía đông là đèo Hà La, có đường đi đến tổng Lương Tài
huyện Bồng Sơn; phía đông giáp bờ biển.

-Núi Trà La: phía tây bắc huyện lỵ 20 dặm, phía tây dịch trạm. Núi ấy nhiều cây trà la nên có tên
đó. Phía đông là núi Đồng Môn, tây giáp núi Thạch Cốc, nam là núi Khu Thạch, núi Nhung Sơn, núi
Nhai Kim.

-Núi Bình Đầu: phía đông nam huyện lỵ 13 dặm. Phía nam gần núi Đào Lư, phía bắc là núi Mông
Sơn, Lao Sơn và núi Giầu.

-Núi Thu Sĩ: phía đông nam huyện lỵ 24 dặm. Phía nam giáp sông La Tinh huyện Phù Cát; bắc có
núi Cấm Sơn, Bế Sơn, Mậu Hương Sơn và Dự Sơn.

-Đèo ¤ Phi: phía đông bắc huyện lỵ 17 dặm, đá núi chồng chất.

-Đèo Hải Lương: phía bắc huyện lỵ 10 dặm, là nơi dịch lộ Nhung Lĩnh đi qua.

-Đầm Đạm Thuỷ (đầm Nước Ngọt): phía đông nam huyện lỵ 24 dặm, chu vi hơn 5.295 trượng.
Thuỷ triều lên sâu 5, 7 thước; triều xuống sâu trên dưới 3, 5 thước. Phía trên giáp sông La Tinh, phía
dưới thông với cửa biển Đề Di, dân cư sống quanh đầm có 12 thôn. Phía đông, phía bắc, phía tây là
phần đất 8 thôn: An Hoan, An Xuyên, Công Trung, Thái Trường, Xuân Cảnh, Hưng Lạc, Vĩnh Lợi,
Thanh Xuân tổng Trung Thành thuộc huyện hạt. Phía nam thuộc địa phận các thôn Thạch An, Phú
Nghĩa, An Quang, Đức Phổ tổng Trung Chánh thuộc huyện hạt. Các thôn đều chịu thuế đầm.

-Đầm Thuý Cơ: thuộc phần biển huyện hạt. Từ huyện lỵ đi về phía đông đến đó 32 dặm, phía nam
giáp cửa biển Đề Di, phía bắc liền đầm Bình Hồ Hải Đông, phía đông là biển. Phía tây đầm dân cư
đông đúc.

-Đầm Bình Hồ Hải Đông: thuộc phần biển huyện hạt. Từ huyện lỵ đi về phía đông bắc đến đó 40
dặm. Phía tây giáp bãi cát, đông giáp biển, nam liền đầm Thuý Cơ, bắc giáp cửa biển Hà La.

-Đầm Trà ổ: phía đông bắc huyện lỵ hơn 46 dặm, chu vi hơn 4.978 trượng. Nước chảy xuống phía
nam theo đèo Hải Lương, chảy lên phía bắc theo đèo Cựu Phủ, nước các khe đổ vào đầm rồi chảy ra
cửa biển Hà La. Giữa đầm đột ngột nhô lên một hòn đảo, tục gọi là cù lao, chu vi hơn 20 trượng, trong
đảo cây cối sum sê, đền miếu nguy nga, cũng là đất linh thiêng. Phía nam đảo nước sâu làm nơi nuôi
cá; phía bắc đảo nước nông, có nghề đan đó tre. Hai thôn Châu Giang, Trúc Cương làm nghề đánh cá
chịu thuế.

Đền miếu:

-Văn chỉ, 1 toà, do văn thân bản huyện và huyện Phù Cát cùng xây dựng tại thôn Vạn Thiện tổng
Trà Bình huyện này.

Đường đi:

-Một đoạn đường quan báo từ lỵ sở đi về phía nam đến sông La Tinh giáp huyện Phù Cát, dài 17
dặm; đến huyện lỵ Phù Cát 32 dặm, đến thành tỉnh dài hơn 50 dặm.

-Một đoạn đường quan báo từ lỵ sở đi về phía bắc đến đèo Cựu Phủ giáp huyện Bồng Sơn, dài hơn
40 dặm; đến phủ lỵ Hoài Nhơn dài hơn 56 dặm.

-Một đường nhỏ: từ lỵ sở đi về phía đông bắc đến vũng Phường Mãi, dài hơn 32 dặm, rộng 2-3 thước.
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-Một đường nhỏ từ lỵ sở đi về phía tây đến vùng người Thượng dài hơn 26 dặm, rộng1, 2 thước.

-Một đường nhỏ từ lỵ đi về phía tây bắc đến núi Man Lăng, đến giáp địa giới tổng Kim Sơn huyện
Bồng Sơn, dài 20 dặm rộng 1, 2 thước.

Huyện Phù Cát

Do phủ Hoài Nhơn thống hạt.

Huyện lỵ ở thôn Hoà Hội tổng Thạch Bàn phía bắc thành tỉnh, phía tây giáp đường thiên lý một
đoạn khoảng 96 trượng. Một nhà huyện đường, một nhà hậu đường thông với tư gia của tri huyện và
một nhà lính, đều lợp cỏ tranh. Bốn mặt trồng tre làm hàng rào, chu vi 80 trượng (rào trước, rào sau và
hai bên tả hữu đều dài 20 trượng), có 1 cửa.

Huyện hạt1 phía đông giáp biển, phía tây giáp địa giới tây bắc của huyện Tuy Viễn và vùng người
Thượng, phía nam giáp địa giới đông bắc của huyện Tuy Viễn, phía bắc giáp huyện Phù Mỹ. Phía
đông nam giáp biển và địa giới đông bắc của huyện Tuy Phước; phía tây bắc giáp địa giới tây nam của
hai huyện Phù Mỹ, Bồng Sơn.

Đông tây cách nhau hơn 59 dặm (phía đông ra đến biển hơn 31 dặm, phía tây đến tây bắc huyện
Tuy Viễn và vùng người Thượng hơn 28 dặm). Nam bắc cách nhau hơn 30 dặm (phía nam đến sông
Khu Cương giáp địa giới huyện Tuy Viễn hơn 15 dặm; phía bắc đến sông La Tinh giáp địa giới huyện
Phù Mỹ 15 dặm).

Huyện có 4 tổng, gồm 127 thôn:

1.Tổng Thạch Bàn, 30 thôn:
1.Thôn Thạch Bàn 2.Thôn Hội Sơn 3.Thôn Long Định 4.Thôn An Điềm
5.Thôn Đại Khoan 6.Thôn Hợp Long 7.Thôn Vĩnh Ân 8.Thôn Tân Hoá
9.Thôn Hoà Đại 10.Thôn Chánh An 11.Thôn Khánh Long 12.Thôn Khánh Phước
13.Thôn An Tân 14.Thôn Xuân Hội 15.Thôn Khánh Lộc 16.Thôn Vĩnh Thành
17.Thôn Hoà Mục 18.Thôn Hoà Hảo 19.Thôn Thới Bình 20.Thôn Thới Phú
21.Thôn Thới Định 22.Thôn Kiên Dũng 23.Thôn Vinh Lạc 24.Thôn Vĩnh Trường
25.Thôn Mỹ Hoá 26.Thôn Hoà Hội 27.Thôn Hội Vân 28.Thôn Thuận Lợi
29.Thôn Thuận Phong 30.Thôn Tòng Chánh

2.Tổng Trung Chánh, 25 thôn:
1.Thôn Trung Chánh 2.Thôn Chánh Mính 3.Thôn Gia Lạc 4.Thôn Gia Thạnh
5.Thôn Gia An 6.Thôn An Trị 7.Thôn Xuân Hiên 8.Thôn Đức Phổ
9.Thôn Phú Nghĩa 10.Thôn Phú Dũng 11.Thôn Phú Long 12.Thôn Chánh Thắng
13.Thôn Chánh Hùng 14.Thôn Trung Từ 15.Thôn Chánh Thiện 16.Thôn Chánh Uy
17.Thôn Tân Thắng 18.Thôn Chánh Hoà 19.Thôn Vĩnh Lạc 20.Thôn An Thắng
21.Thôn Chánh Lợi 22.Thôn An Nhuệ 23.Thôn Thạch Kiên 24.Thôn An Quang
25.Thôn Thạch An

3.Tổng Xuân An, 37 thôn:
1.Thôn Xuân An 2.Thôn Chánh Liêm 3.Thôn Chánh Nhơn 4.Thôn Đại Ân

                                                     
1 Huyện Phù Cát : Từ đời Lê Thánh Tông đến đầu đời Minh Mệnh là đất huyện Phù Li  (một trong 3

huyện thuộc phủ Hoài Nhơn). Năm Minh Mệnh 13 (1832) tách huyện Phù Li làm hai huyện: phần phía bắc
giáp huyện Bồng Sơn là huyện Phù Mỹ và phần phía nam sông La Tinh là huyện Phù Cát  (bỏ tên huyện
Phù Li). Nay là huyện Phù Cát tỉnh Bình Định.
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5.Thôn Đại Lợi 6.Thôn Đại Hào 7.Thôn Đại Hữu 8.Thôn Vĩnh Định
9.Thôn Trung Lý 10.Thôn Chánh Mẫn 11.Thôn Chánh Lý 12.Thôn Chánh Lạc
13.Thôn Chánh Hòa 14.Thôn Phú Gia 15.Thôn An Đức 16.Thôn Phú Lân
17.Thôn Phú Kim 18.Thôn An Hành 19.Thôn Tân Hoà 20.Thôn Tân Lệ
21.Thôn Lộc Phú 22.Thôn Vĩnh Lại 23.Thôn Bình Đức 24.Thôn Tiên Hội
25.Thôn Châu Thành 26.Thôn Phú Thành 27.Thôn Hoà Dũng 28.Thôn Kiều An
29.Thôn Phong An 30.Thôn Kiều Đông 31.Thôn Xuân Điều 32.Thôn Lý Nhơn
33.Thôn Tây Thuận 34.Thôn Kiều Huyên 35.Thôn An Tây 36.Thôn Khánh Đức
37.Thôn Vinh Lợi

4.Tổng Chánh Lộc, 35 thôn:
1.Thôn Chánh Lộc 2.Thôn Trường Thạnh 3.Thôn Phương Thái 4.Thôn Phương Phỉ
5.Thôn Đông Lương 6.Thôn Trung Nghĩa 7.Thôn Vĩnh Hội 8.Thôn Tân Lý
9.Thôn Thanh Hà 10.Thôn Hương Lương 11.Thôn Xương Lý 12.Thôn Phú Hậu
13.Thôn Hữu Pháp 14.Thôn Triêm Ân 15.Thôn Vân Tập 16.Thôn Long Hậu
17.Thôn Phú Giáo 18.Thôn An Nông 19.Thôn Hưng Trị 20.Thôn Trung Bình
21.Thôn Mỹ Chí 22.Thôn Long Hoan 23.Thôn Chánh Mỹ 24.Thôn Thuận Lý
25.Thôn Khánh Hội 26.Thôn Hưởng Lộc 27.Thôn Khánh Hậu 28.Thôn Mỹ Hựu
29.Thôn Hưng Định 30.Thôn Vĩnh Lưu 31.Thôn Mỹ Bình 32.Thôn Chánh Đạt
33.Thôn Liên Trì 34.Thôn Phú ốc 35.Thôn Ca Lạc

Binh lính: 1.643 người.
-Lính Kinh: 1.366 người (do chọn).
-Lính tỉnh: 277 người (trong đó lính tuyển: 201 người, lính mộ: 76 người).

Nhân đinh: 6.871 người.
-Hạng chánh nạp: 6.870 người.
-Biệt nạp: 1 người.

Ruộng đất hiện nộp thuế: 14.241 mẫu 6 sào 4 thước có lẻ.

Ruộng: hơn 13.874 mẫu 3 thước.
Ruộng công: hơn 7.289 mẫu 6 sào 11 thước 5 tấc.
Ruộng tư: hơn 6.520 mẫu 7 sào 6 thước 4 tấc.
Ruộng thường trụ Tam bảo: hơn 48 mẫu 6 sào 1 thước.
Ruộng thờ công thần: 15 mẫu.

Đất: hơn 367 mẫu 6 sào 1 thước.
Đất công: hơn 25 mẫu 2 sào 4 thước 6 tấc.
Đất tư: hơn 342 mẫu 1 sào 9 thước 4 tấc.
Đất nhà chùa1: 2 sào 2 thước.
Ruộng muối: hơn 24 mẫu 1 sào 10 thước.

Thuế cả năm:

-Nộp bằng thóc: 11.477 hộc có lẻ.

(Trong đó hai tổng Xuân An, Chánh Lộc thực nộp bằng thóc: 6.789 hộc 4 thưng có lẻ. Hai tổng
Thạch Bàn, Trung Chánh nộp tô bằng thóc: 4.687 hộc 22 thưng).

-Nộp bằng tiền: 32.160 quan 6 tiền 58 đồng tiền.

(Các hạng thuế nộp bằng tiền và thuế nộp bằng thóc chiết nộp bằng tiền).

                                                     
1 Ngv.: Tam bảo thường trụ thổ: đất vườn lấy hoa lợi để cung dưỡng các tăng ni thường trụ.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh bình định

1557

-Nộp bằng muối (thuế muối): 220 hộc vuông.

Người Thượng ở nguồn Thạch Bàn, 6 sách:
1.Sách Con Man 2.Sách Đá Bàn 3.Sách Kha Già 4.Sách Đất Đỏ
5.Sách Tham Nhân 6.Sách Tà Ly

Phong tục:

Phong tục đôn hậu chất phác, ăn mặc tiết kiệm giản dị, phần đông đều chăm lo nghề gốc (đàn ông
cày bừa, đàn bà con gái dệt vải, kẻ sĩ cũng có người kiêm làm cả công việc đồng áng, xem thêm ở
phần ghi về huyện Phù Mỹ, ở dưới cũng thế). Những người chạy theo nghề ngọn1 chỉ là một số ít.
Người có học phần nhiều nhã nhặn, đôn hậu.

Dân hai tổng Xuân An, Chánh Lộc đôi chỗ đắp đập dẫn nước vào ruộng nên khi hạn hán ít bị
thiệt hại.

Hàng năm các lễ tiết Nguyên đán, Đoan dương (mồng 5 tháng năm), Tam nguyên (rằm tháng
giêng, rằm tháng bảy, rằm tháng mười), tháng chạp, cầu phúc đầu xuân, tạ ơn mùa thu cúng tế tổ tiên
và các vị thần thì đại thể cũng giống như các huyện khác, nhưng mức độ làm to làm nhỏ thì tuỳ theo
hoàn cảnh. Còn như việc tang ma, cưới xin, các khoản quy định về dân ngụ cư, quy định về việc thờ
cúng bên ngoại cùng là các tập tục hủ lậu như bùa chú phù phép, đánh bài đánh bạc, hút thuốc phiện
thì cũng giống các huyện khác (xem về huyện Tuy Viễn). Tập tục các sách động người Thượng cũng
gần giống hai huyện Tuy Viễn và Tuy Phước. Theo Tả đạo gián tòng có: Hoà Mục, Hoà Hảo, Hoà Hội,
Đại Khoan, Thới Phú, Vĩnh Lưu, Hưng Trị, Long Hậu, Phương Phỉ, Lộc Phú, Tiên Hội, Châu Thành,
Phú Thành, Đại Ân, Đại Lơi, Đại Hữu, Vĩnh Định, Vĩnh Lại, tất cả 18 thôn.

Sản vật:

Lúa má thì xã Chánh Lộc khá tốt, sau đến Xuân An. Một số nơi như các thôn Kiều Huyên, Kiều
Đông, Châu Thành, Phú Thành, Tiên Hội, Hoà Dũng có nghề chằm nón chóp trắng. Các thôn An
Hành, Phong An, Mỹ Chí, Chánh Hoá có nghề nấu rượu ngon. Quả xoài, chè bạng sản ở các thôn ven
núi. Núi có sừng nai, mật và sáp ong. Biển có cá, tôm và muối trắng (đều không nhiều). Còn như dầu
lạc thì không có mấy.

Khí hậu:

Đất bản huyện gần núi xa biển, nhiều khí lam chướng. Công việc nhà nông, ruộng sâu thì tháng 5
xuống cấy, tháng 9 gặt thóc; ruộng cao tháng 5 gieo hạt, tháng 10 gặt thóc, cũng có nơi tháng 6 gieo
hạt, tháng 11 gặt thóc. Mùa hè ít mưa thì ruộng thấp cấy sớm, ruộng cao cấy muộn. Mùa thu nhiều
mưa, ruộng cao cấy sớm, ruộng thấp cấy muộn (ngoài ra, xem thêm ở các mục ghi về tỉnh, phủ). Thuỷ
triều cũng giống như ở huyện Tuy Phước (xem về huyện Tuy Phước).

Sông núi:

-Núi Hội Sơn: phía tây bắc huyện lỵ 33 dặm, có nhiều núi chầu vào, là nơi bắt nguồn của sông La
Tinh. Phía tây có núi Giác Sơn giáp sách Man; phía bắc giáp huyện Phù Mỹ, phía tây bắc giáp huyện
Bồng Sơn, phía tây nam giáp huyện Tuy Viễn. Đó là nơi giáp ranh ba huyện.

-Núi Đại Điếm: phía tây huyện lỵ 26 dặm. Phía đông có suối nước trong, suối có tảng đá lớn, trên
đá có vết chân người khổng lồ, tục gọi là dấu chân Khổng Lộ thiền sư; phía tây bắc là núi Lạp Cương,
Khố Sơn; phía nam là núi Kê Noãn (Trứng Gà), núi Sán Sơn.

-Núi Bà Sơn: phía đông bắc huyện lỵ 15 dặm. Núi cao lớn hùng vĩ, các đỉnh núi cao bốn bên tiếp
liền nhau, tục gọi là núi lớn Phô Chiêng. Phía đông có núi Đạm Thuỷ, núi Tố Mộ; phía tây bắc có núi

                                                     
1 Chỉ người làm nghề buôn bán.
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Canh Sơn; phía nam có núi Thạch Đà; phía đông nam có núi Lại Sơn, Thế Sơn; phía tây có núi Thạch
Quán, lại có núi Độc Sơn, tục gọi núi Một.

-Núi Càn Dương: phía đông huyện lỵ 30 dặm. Phía đông là bờ biển; bắc là đèo Càn Dương; nam có
núi Đồn Sơn, chùa Linh Phong; tây có núi Lương Quán; bắc có đá Vọng Phu. Mỏm đá này giống hình
người đàn bà bồng con, lại dắt một đứa nhỏ nữa ở bên trái, lưng tựa vào núi cao, mặt hướng ra biển
nam. Tục truyền xưa có người ở thôn Chánh Uy lấy người con gái thôn Chánh Mính làm vợ, sinh một
trai một gái. Người chồng đi thuyền vào nam buôn bán không trở về, người phụ nữ ấy nhớ chồng, dắt
hai con lên núi ngóng chờ, buồn rầu ca hát, sau đều hoá đá.

-Núi Phước Lộc: phía đông nam huyện lỵ 15 dặm. Trên núi có tháp cổ Chiêm Thành, phía đông có
ao Trì Sơn.

-Núi Mô ¤: phía đông nam huyện lỵ 18 dặm. Phía bắc có núi Tượng Bì (Da Voi), đông nam có núi
lớn nhỏ tên là núi Cô Sơn.

-Núi Thích Sơn: phía đông huyện lỵ 37 dặm, đỉnh gối lên bờ biển, tục gọi là Thích Chuỷ.

-Đèo Triều Châu: phía đông nam huyện lỵ 70 dặm. Phía nam có luỹ cổ giáp cửa biển Thi Nại; phía
bắc là đèo Điệp Chử, lại có núi Hưng Lương; phía tây giáp đầm Hải Hạc (Biển Cạn); đông là bờ biển.
Ngoài biển có hai đảo, một gọi là đảo Cỏ (Thảo Dữ), một là đảo Cân (Cân Dữ).

-Sông Bạo Thuỷ: phía đông huyện lỵ. Trên đèo Càn Dương có con suối chảy từ phía bắc núi qua
sườn núi cao phía tây nam đổ xuống, nước rất trong mát, chia chảy vào ruộng đồng, dân thôn được lợi.

-Sông La Tinh: phía bắc huyện lỵ 15 dặm. Phía bắc sông giáp huyện Phù Mỹ, rộng hơn 16 trượng.
Mùa xuân, mùa hè có đê ngăn, nước sâu 2-3 thước; mùa thu, mùa đông nước sâu trên dưới 3-4 thước.
Sông bắt nguồn từ núi Hội Sơn, chảy về phía đông đến thôn Chánh Hội huyện Phù Mỹ chia làm 2
nhánh bắc và nam, sau đó đều đổ vào đầm Đạm Thuỷ.

-Khe Thang (suối Nước Nóng): phía tây nam huyện lỵ hơn 7 dặm. Bốn bề là rừng rậm, trong có
vũng nước dài 2 trượng, rộng 1 trượng, sâu hơn 1 thước, lởm chởm nhiều đá, nước thường sôi bốc hơi
như canh nóng, hơi nước bốc lên có mùi tanh, tục gọi là Hố Nước Canh (Thang Thuỷ Khanh). Dòng
chảy ra hơn 10 trượng thì khí nóng hết dần, đến thôn Tân Hoà cùng với nước đầm Nước Đục đổ vào
sông Nha Đoài.

-Nguồn Thạch Bàn: phía tây bắc huyện lỵ 30 dặm, có trạm gác ở 2 thôn Thạch Bàn, Hội Sơn; lại có
Hà Trụ là nơi buôn bán.

-Cửa biển Đề Di: ở thôn An Quang tổng Trung Chánh thuộc huyện hạt, có đặt trạm canh gác. Từ
huyện lỵ đi về phía đông bắc đến đó hơn 40 dặm, từ nam đến bắc rộng 14 trượng, lòng cảng rộng 11
trượng 2 thước. Triều lên sâu 4 thước 5 tấc, triều xuống sâu trên dưới 2 thước 8 tấc. Phía bắc giáp động
Bạch Sa huyện Phù Mỹ, phía tây bắc là đầm Đạm Thuỷ.

Danh thắng:

-Chùa Linh Phong: ở thôn Phương Phỉ tổng Chánh Lộc. Chùa tựa vào núi cao, mặt trước nhìn ra
đầm Biển Cạn (Hải Hạc Đàm), rộng hơn 2 mẫu, có dòng suối trong chảy quanh, cỏ cây tươi tốt, cảnh
trí thanh u, là danh thắng trong huyện. Năm Nhâm ngọ, Hiển Tông Hoàng đế năm thứ 11 đời bản triều1

(triều Lê năm Chính Hoà thứ 23 [1702]) sư chùa là Lê Ban, tục gọi Ông Núi, đặt tên là chùa Khai Sơn
Dũng Tuyền. Năm Quý sửu, Túc Tông Hoàng đế năm thứ 8 (triều Lê năm Long Đức thứ 2 [1733])
Ông Núi được sắc phong là Tĩnh Giác Thiện Trì Đại Lão Ông thiền sư, chùa được ban biển ngạch 3
chữ "Linh Phong tự" và câu đối:

Hải ngạn khởi lương nhân, vũ lộ phổ thiên tư Phật thổ.

                                                     
1 Tức chúa Nguyễn Phúc Chu (1692-1725).
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Linh Phong ngưng thuỵ khí, tường vân biến địa ấm nhân gian.

Dịch:
Bờ biển dấy duyên lành, mưa móc khắp trời nhuần đất Phật,
Linh Phong ngưng khí tốt, mây lành rợp đất toả nhân gian.

Biển ngạch và câu đối đều sơn son thếp vàng, hiện còn bày thờ. Năm Minh Mệnh thứ 10 (1829)
được vua ban tiền bạc trùng tu, qui mô tráng lệ, nhưng lâu ngày trở nên hoang vắng, không còn được
như trước.

Đồn luỹ:

ở thôn Phương Phỉ tổng Chánh Lộc, tên là đồn Kẻ Thử, thường xuyên có dân binh đóng giữ đề
phòng giặc biển.

Đền miếu:

Sau Văn từ có đền Khải Thánh.

Miếu Hội đồng: ở phía đông Văn từ.

Miếu Thành hoàng: ở phía đông miếu Hội đồng.

Các đền miếu trên đều ở gò cao thôn Vĩnh Lại tổng Xuân An.

Đường đi:

-Một đoạn đường thiên lý từ huyện lỵ đi về phía nam đến sông Khu Cương giáp huyện Tuy Viễn
hơn 15 dặm, đến thành tỉnh hơn 28 dặm.

-Một đoạn đường thiên lý từ huyện lỵ đi về phía bắc đến sông La Tinh giáp huyện Phù Mỹ dài hơn
15 dặm, đến huyện lỵ Phù Mỹ dài hơn 32 dặm, đến phủ lỵ Hoài Nhơn dài hơn 88 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc đến thôn Mỹ Hoá, theo đường nhỏ đi về hướng đông
bắc đến cửa biển Đề Di dài hơn 40 dặm, rộng 1-2 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến đồn sơ Kẻ Thử, dài hơn 30 dặm, rộng 1-2 thước.

-Một đường nhỏ từ lỵ sở đi về phía tây đến giáp vùng người Thượng, dài hơn 28 dặm, rộng 2-3
thước.

-Một đường nhỏ: từ lỵ sở đi về phía tây bắc đến nơi giao dịch ở thôn Hội Sơn, dài 30 dặm, rộng 1-2
thước.

Phủ An Nhơn

Phủ hạt bao bọc thành tỉnh, kiêm lý huyện Tuy Viễn, thống hạt huyện Tuy Phước.

Phủ lỵ ở thôn Mỹ Thạnh tổng Nhơn Ngãi huyện Tuy Viễn. Đông nam phủ lỵ đến thành tỉnh 14
dặm, sau lưng kề sông Tam Huyện, trước mặt đến các núi của nguồn An Tượng. Tiền đường một gian
lợp ngói, hậu đường cùng nhà ngang, nhà bếp và nhà lính đều lợp cỏ tranh. Mặt trước có thành xây
bằng đá ong, dài 14 trượng 7 thước, cao 4 thước 5 tấc, dày 1 thước. Mặt sau và hai bên phải, trái trồng
trúc làm hàng rào, dài 65 trượng 4 thước (mặt sau dài 14 trượng 7 thước, hai bên phải trái mỗi hàng dài
18 thước). Mở một cửa.

Phủ hạt1 phía đông giáp biển, phía tây giáp vùng người Thượng, phía nam giáp địa giới huyện
Đồng Xuân đạo Phú Yên và vùng người Thượng, phía bắc giáp huyện Phù Cát, phía tây bắc giáp tây
nam hai huyện Bồng Sơn và Phù Cát.

                                                     
1 Phủ An Nhơn : Từ đời Lê Thánh Tông (1470) đến đầu đời Minh Mệnh là đất huyện Tuy Viễn (một
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Đông tây cách nhau hơn 135 dặm (đông đến biển hơn 50 dặm, tây đến vùng người Thượng hơn 85
dặm). Nam bắc cách nhau 70 dặm (phía nam đến nguồn Hà Thanh, giáp địa giới huyện Đồng Xuân
đạo Phú Yên, dài 48 dặm; phía bắc đến thôn Kiên Hạnh giáp huyện Phù Cát, dài 22 dặm).

Phủ An Nhơn:

-Kiêm lý huyện Tuy Viễn.

-Thống hạt huyện Tuy Phước.

Phủ có 8 tổng:

1-Huyện Tuy Viễn, 4 tổng:
1.Tổng Nhơn Nghĩa 2.Tổng An Nghĩa 3.Tổng Mỹ Thuận 4.Tổng Phú Phong

2-Huyện Tuy Phước, 4 tổng:
1.Tổng Quảng Nghiệp 2.Tổng Dương Minh 3.Tổng Nhơn Ân 4.Tổng Dương An

Binh lính: 3.234 người (do chọn).
Lính Kinh: 2.348 người.
Lính tỉnh: 836 người.
-Lính tuyển: 789 người.
-Lính mộ: 97 người.

Nhân đinh: 16.863 người.
-Hạng chính nạp: 16.172 người.
-Hạng biệt nạp: 691 người.

Ruộng đất hiện nộp thuế: 37.145 mẫu 6 sào có lẻ.
-Ruộng: hơn 33.943 mẫu 3 sào 13 thước.
-Đất: 3.202 mẫu 2 sào 2 thước.
-Ruộng muối: 59 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng thóc: 26.470 hộc 4 thưng.
-Nộp bằng tiền: 36.556 quan 2 tiền 7 đồng tiền.
-Nộp bằng muối: 302 hộc 9 thưng 5 vốc.

Các sách người Thượng, 120 sách:

-Huyện Tuy Viễn: 108 sách (13 sách thuộc nguồn An Tượng, 15 sách thuộc nguồn Lộc Động, 80
sách thuộc nguồn Phương Kiệu).

-Huyện Tuy Phước: 12 sách (đều thuộc nguồn Hà Thanh).

Phong tục:

Phong tục cần kiệm, bản tính đôn hậu, biết trọng liêm sỉ. Còn mức sống sung túc hay dè xẻn, xa
hoa hay chất thực thì tuỳ từng người. Việc cưới xin tang tế cùng các lễ tiết trong năm cũng giống như
các huyện của phủ Hoài Nhơn, nhưng có phần trọng hậu hơn. Ngày nhàn rỗi diễn trò vui, đi lại thăm
viếng tiêu pha tốn kém thì các huyện phủ này là nhất. Các sách động người Thượng phong tục rất thật
thà chất phác (xem kỹ ở phần ghi về huyện). Theo Tả đạo gián tòng thì huyện Tuy Viễn có 21 thôn,
huyện Tuy Phước 41 thôn.

                                                                                                                                                                     
trong ba huyện thuộc phủ Hoài Nhơn). Năm Minh Mệnh 13 (1832) tách huyện Tuy Viễn làm 2 huyện Tuy
Viễn  và Tuy Phước , lập thành phủ mới gọi là phủ An Nhơn. Năm Tự Đức 5 (1852) bỏ phủ
An Nhơn, lại nhập hai huyện Tuy Viễn và Tuy Phước, năm 1865 lại tách riêng hai huyện, khôi phục lại phủ An
Nhơn. Nay là đất các huyện Tuy Viễn, Tuy Phước và một phần tỉnh Kon Tum.
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Sản vật:

Đất đai trong phủ hạt xen nhau nơi tốt nơi xấu (nh−ngTuy Phước phần nhiều đất tốt, Tuy Viễn phần
nhiều đất xấu). Lúa má ở Tuy Phước tốt mà nhiều, Tuy Viễn thì kém hơn. Dâu, kê, đậu xanh, dưa, đậu
đũa, dầu lạc, tơ, lụa, nhiễu sản ở Tuy Viễn (dầu lạc thì ở Tuy Phước không có mấy). Thuốc lá, nón lá
cùng các loại hải sản (xem kỹ ở phần ghi về từng huyện) sản ở Tuy Phước. Gỗ kiền kiền, song mây,
nhựa trám, dầu rái, trầm hương, tốc hương, củ nâu, măng tre, ngà voi, gạc nai, mật ong, sáp ong, chim
công, trâu, ngựa v.v... rải rác cũng có ở các nguồn ở vùng người Thượng.

Khí hậu:

Phía tây nhiều núi, phía đông nhiều mưa, thường có lam chướng, ẩm thấp, sương mù (núi thì lam
chướng, đất thì ẩm thấp, biển thì sương mù). Mùa xuân, mùa hè phần nhiều tạnh nắng; mùa thu, mùa
đông nhiều lũ lụt. Thuỷ triều lên xuống mỗi tháng 4 lần (như tháng giêng vào các ngày mồng 9, 24 giờ
Tỵ nước lên, giờ Mùi nước xuống; các ngày 12, 15 giờ Ngọ nước lên, giờ Thân nước xuống. Tháng
bảy các ngày mồng 8, 25 giờ Mão nước lên, giờ Tỵ nước xuống; ngày mồng 9, 26 giờ Thìn nước lên,
giờ Ngọ nước xuống).

Thời vụ trồng cấy, thu hoạch thường sớm nhiều muộn ít (xem kỹ ở phần ghi về tỉnh).

Núi sông:

-Huyện Tuy Viễn nhiều núi, sau đến Tuy Phước. Kể các núi có tên:

Núi Kính Sơn, Hợi Sơn, Bản Sơn, Trà Sơn, Phong Sơn, Trà Lan, Thuận Ninh, Lỗ Tây, An Tượng,
Hương Hốt, Trụ Lĩnh, đèo Phú Quý ở huyện Tuy Viễn.

Núi Kỳ Sơn, Khố Sơn, Mai Sơn, Mã Cảnh, Tàm Thất, Cù Mông, Tam Hùng, Sơn Triều ở huyện Tuy
Phước.

Cao to nhất là núi Phước An ở huyện Tuy Viễn.

-Sông lớn thì có sông Tam Huyện, sông Ba của huyện Tuy Viễn; nhỏ thì có sông Vân Sơn của
huyện Tuy Phước.

-Lại có đầm Hải Hạc (đầm Biển Cạn) ở huyện Tuy Phước là đầm lớn nhất trong tỉnh hạt.

-Nguồn lớn thì có nguồn Phương Kiệu ở huyện Tuy Viễn, sau đến nguồn An Tượng, nhỏ nhất là
nguồn Lộc Động và các nguồn Hà Thanh của huyện Tuy Phước.

-Cửa biển Thi Nại của huyện Tuy Phước sâu rộng nhất trong tỉnh hạt.

Danh thắng:

Chùa Thập Tháp, chùa Thạch Công và tháp Tiên Sí ở huyện Tuy Viễn là những thắng cảnh nổi
tiếng của phủ hạt. Duy tháp Tiên Sí vì lâu ngày nên đôi chỗ đã bị nứt vỡ.

Đồn luỹ:

Một đồn ở nguồn Phương Kiệu huyện Tuy Viễn, một đồn Hải phòng ở cửa tấn Thi Nại huyện Tuy
Phước. Pháo đài hổ, bảo đất cùng đồn luỹ đá có 8 nơi.

Đền miếu:

Đền miếu trong phủ hạt khá nhiều nhưng chỉ có văn chỉ huyện Tuy Phước (văn thân huyện ấy dựng
riêng), đền Chiêu Trung ở Tuy Viễn và 3 ngôi đền: Bao Trung, Đại Càn, Tam Toà sơn thần của huyện
Tuy Phước là nổi tiếng.

Đường đi:

-Một đường nhỏ: từ phủ lỵ đi về phía đông nam đến thành tỉnh, dài 14 dặm. Lại từ thành tỉnh theo
đường quan báo đi xuống phía nam đến thôn Hoàng Kim, theo đường nhỏ đi về phía đông nam đến lỵ
sở huyện Tuy Phước, dài 25 dặm, đến cửa tấn Thi Nại giáp biển, dài hơn 55 dặm, rộng 2, 3 thước (trừ
đường quan báo).
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-Một đường nhỏ: từ phủ lỵ đi về phía nam đến nguồn Hà Thanh, giáp địa giới huyện Đồng Xuân
đạo Phú Yên, dài 48 dặm, rộng trên dưới 1 thước.

-Một đường nhỏ: từ phủ lỵ đi về phía bắc đến thôn Kiên Hạnh giáp huyện Phù Cát, dài 22 dặm,
rộng 1, 2 thước.

-Một đoạn đường quan báo: phía bắc từ Khu Cương giáp địa giới huyện Phù Cát đi về phía nam
đến đèo Cù Mông giáp huyện Đồng Xuân đạo Phú Yên, dài hơn 58 dặm.

-Một đoạn đường thuỷ (mùa thu, mùa đông mưa lụt thì đường sông lưu thông): từ phủ lỵ đi về phía
bắc theo sông Tam Huyện xuôi dòng đi về phía đông, đến thôn Phụ Ngọc huyện Tuy Viễn, lại chạy
hướng đông nam theo sông Tân An, đến thành tỉnh hơn 2 khắc, đến thôn Kim Giản huyện Tuy Phước.
Từ đầm Hải Hạc đi về phía đông nam đến cửa biển Thi Nại hơn 1 ngày.

Huyện Tuy Phước

Do phủ An Nhơn thống hạt.

Huyện lỵ ở thôn Hanh Quang tổng Nhơn Ân cách đông nam thành tỉnh 12 dặm. Huyện đường, hậu
đường thông nhà ở của Tri huyện và nhà lính đều lợp cỏ tranh. Một mặt trước có thành (xây bằng đá
ong) dài 11 trượng 5 thước, cao 5 thước, dày 9 tấc. Ngoài ra, phía sau bên phải bên trái ba mặt đều
trồng rào tre. Chu vi 53 trượng (mặt trước, mặt sau mỗi mặt dài 11 trượng 5 thước, hai bên trái, phải
đều dài 15 trượng). Mở một cửa trước ở giữa thành, cao 4 thước 7 tấc, rộng 4 thước 5 tấc.

Huyện hạt1 phía đông giáp biển, phía tây giáp đông nam huyện Tuy Viễn, phía nam giáp huyện
Đồng Xuân đạo Phú Yên, phía bắc giáp đông nam huyện Phù Cát và đông huyện Tuy Viễn, phía tây
nam giáp tây bắc huyện Đồng Xuân đạo Phú Yên và vùng người Thượng.

Đông tây cách nhau 46 dặm (đông đến biển 30 dặm, tây đến thôn An Lộc giáp huyện Tuy Viễn 13
dặm). Nam bắc cách nhau 58 dặm (nam đến núi Cù Mông giáp huyện Đồng Xuân đạo Phú Yên 36
dặm. Bắc đến thôn Liêm Lợi giáp 2 huyện Tuy Viễn, Phù Cát dài 22 dặm).

Huyện có 4 tổng, gồm 147 thôn, trang:

1.Tổng Nhơn Ân, 34 thôn:
1.Thôn Nhơn Ân 2.Thôn Liêm Thuận 3.Thôn Phổ Trạch 4.Thôn Quảng Vân
5.Thôn Tình Giang 6.Thôn Phong Đăng 7.Thôn Trung Tín 8.Thôn Công Chánh
9.Thôn Thạnh Thế 10.Thôn Nghiễm Hoà 11.Thôn Phú Sơn 12.Thôn An Lộc
13.Thôn Quy Hội 14.Thôn Đại Tín 15.Thôn Trung Hậu 16.Thôn Thành Tín
17.Thôn Quảng Tín 18.Thôn An Phú 19.Thôn Hoàng Kim 20.Thôn Đại Lộc
21.Thôn Phong Niên 22.Thôn Tiến Lộc 23.Thôn Vạn Bảo 24.Thôn Hanh Quang
25.Thôn Quang Hy 26.Thôn Gia Hy 27.Thôn Vĩnh Thế 28.Thôn Vinh Thạnh
29.Thôn Hoàng Mai 30.Thôn Thọ Nghĩa 31.Thôn Hưng Nghĩa 32.Thôn Luật Chánh
33.Thôn Lục Lễ 34.Thôn Tân Thuận (không có đất)

2.Tổng Quảng Nghiệp, 29 thôn:
1.Thôn Quảng Nghiệp 2.Thôn Liêm Trực 3.Thôn Tri Thiện 4.Thôn Lộc Nghĩa

                                                     
1 Huyện Tuy Phước: Từ đời Lê Thánh Tông (1470) đến đầu đời Minh Mệnh là đất huyện Tuy Viễn (một trong ba

huyện thuộc phủ Hoài Nhơn). Năm Minh Mệnh 13 (1832) tách huyện Tuy Viễn làm 2 huyện: phần phía nam
giáp Phú Yên là huyện Tuy Phước (phần phía bắc giáp huyện Phù Cát là huyện Tuy Viễn ). Năm Tự
Đức 5 (1852) bỏ phủ An Nhơn, hợp nhất hai huyện ấy đặt thuộc phủ Hoài Nhơn, năm 1865 lại tách riêng hai
huyện, khôi phục lại phủ An Nhơn. Nay là huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định.
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5.Thôn Phục Thiện 6.Thôn Định Thiện 7.Thôn An Cửu 8.Thôn Văn Quang
9.Thôn Luật Bình 10.Thôn Tân Điền 11.Thôn Quảng Điền 12.Thôn Tuân Lễ
13.Thôn Tú Thuỷ 14.Thôn Bình Lâm 15.Thôn Kỳ Sơn 16.Thôn Phượng Sơn
17.Thôn Xuân Mỹ 18.Thôn Mỹ Cương 19.Thôn Mỹ Trung 20.Thôn Xuân Hương
21.Thôn Kim Trì 22.Thôn Hữu Thành 23.Thôn Dương Thiện 24.Thôn Vinh Quang
25.Thôn Lộc Thượng 26.Thôn Lộc Trung 27.Thôn Lộc Hạ 28.Thôn Hoàng Giản
29.Thôn Hội Lộc

3.Tổng Dương Minh, 40 thôn, trang:
1.Thôn Dương Minh 2.Thôn Định Thuận 3.Thôn Bình An 4.Thôn Thới Xuân
5.Thôn Thạnh Hòa 6.Thôn Dương Thành 7.Thôn Liêm Lợi 8.Thôn Biểu Chánh
9.Thôn Tân Dân 10.Thôn Tân Hội 11.Thôn Hiếu Lễ 12.Thôn Nho Lâm
13.Thôn Lương Lộc 14.Thôn Tân Mỹ 15.Thôn Lương Tài 16.Thôn Chiêu Quang
17.Thôn Lạc Hoà 18.Thôn Điều Quang 19.Thôn Điều Hoà 20.Thôn Hà Thanh
21.Thôn Tĩnh Bình 22.Thôn Tĩnh Hoà 23.Thôn Tư Cung 24.Thôn Lộc Thuận
25.Thôn Khuông Bình 26.Thôn Dĩnh Xuyên 27.Thôn Tòng Giản 28.Thôn Tân Giản
29.Thôn Lương Bình 30.Thôn Phổ Đồng 31.Thôn An Lợi 32.Thôn Lạc Điền
33.Thôn Kim Giản 34.Thôn Xuân Mai 35.Thôn Thanh Mai 36.Thôn Đa Tài
37.Thôn Hy Hoà 38.Thôn Hội Đồng 39.Thôn Hoà Bình 40.Thôn Vĩnh An

4.Tổng Dương An, 44 thôn:
1.Thôn Dương An 2.Thôn Đường Hội 3.Thôn Thanh Đàm 4.Thôn Mỹ Điền
5.Thôn Dao Trì 6.Thôn Thuận Nghi 7.Thôn Đăng Trường 8.Thôn Đa Lộc
9.Thôn An Trạch 10.Thôn An Cư 11.Thôn Tăng Vinh 12.Thôn Quang Hiển
13.Thôn Thanh Long 14.Thôn Cảnh Vân 15.Thôn Thăng Bình 16.Thôn Ngọc Thạnh
17.Thôn Mỹ Lợi 18.Thôn Thể Bạng 19.Thôn Vân Hà 20.Thôn Vân Hội
21.Thôn Tường Vân 22.Thôn Phú Tài 23.Thôn An Thạnh 24.Thôn Xuân Quang
25.Thôn Phú Hoà 26.Thôn Phụ An 27.Thôn Phú Vang 28.Thôn Luật Lễ
29.Thôn Ngọc Châu 30.Thôn Phú Thạnh 31.Thôn Vân Quang 32.Thôn Nhơn Mỹ
33.Thôn Long Vân 34.Thôn Lương Nông 35.Thôn An Định 36.Thôn Bình Thới
37.Thôn Bình Thạnh 38.Thôn Hưng Thạnh 39.Thôn Cẩm Thượng 40.Thôn Chánh Thành
41.Thôn Hương Mai 42.Thôn Xuân Vân 43.Thôn Quy Hoà 44.Thôn Vân Canh

Binh lính: 1.640 người, trong đó:
-Lính Kinh: 1.017 người.
-Lính tỉnh: 623 người.
Lính tuyển: 555 người.
Lính mộ: 68 người.

Nhân đinh: 8.982 người:
-Hạng chánh nạp: 8.443 người.
-Hạng biệt nạp: 459 người.

Ruộng đất hiện thu thuế: hơn 19.478 mẫu 3 sào 13 thước có lẻ.

-Ruộng: 18.779 mẫu 1 sào 14 thước có lẻ.
Ruộng công: 9.260 mẫu 8 sào 14 thước có lẻ.
Ruộng tư: 9.481 mẫu 10 thước 8 tấc có lẻ.
Ruộng thường trụ Tam bảo: 24 mẫu 9 sào 3 thước 2 tấc.
Ruộng thờ công thần: 9 mẫu.
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Tịch điền: 3 mẫu 3 sào.

-Đất: 699 mẫu 1 sào 14 thước có lẻ.
Đất công: hơn 105 mẫu 10 thước.
Đất tư: hơn 594 mẫu 1 sào 4 thước.
-Ruộng muối: 59 mẫu 3 sào 6 thước có lẻ.

-Thuế cả năm:
Nộp bằng thóc: 15.142 hộc 12 thưng.
Nộp bằng tiền: 18.534 quan 4 tiền 56 đồng tiền.
Nộp bằng muối: 302 vuông 9 thưng 5 vốc.

Các sách người Thượng thuộc nguồn Hà Thanh, gồm 12 sách:
1.Sách Đinh Nông 2.Sách Đinh Ba 3.Sách Đinh Tu 4.Sách Đinh Tài
5.Sách Đinh Con 6.Sách Đinh Do 7.Sách Đinh Thơm 8.Sách Đinh Cơ
9.Sách Đinh Đới 10.Sách Đinh Đáp 11.Sách Đinh Cố 12.Sách Đinh Cây

Phong tục:

Các thôn ven núi tổng An Dương phong tục gần giống các thôn1 thượng du huyện Tuy Viễn. Phong
tục hai thôn Chánh Thành, Cẩm Thượng và ba tổng Quảng Nghiệp, Nhơn Ân, Dương Minh cũng giống
với phong tục tổng An Nghĩa huyện Tuy Viễn. Tập tục và các sách người Thượng ở hai huyện Tuy
Viễn, Phù Cát và các sách người Thượng gần nguồn ¤ Kiêm thuộc huyện Bồng Sơn và nguồn Trà Bình
huyện Tuy Viễn (xem kỹ ở phần ghi về huyện Tuy Viễn).

 Theo Tả đạo gián tòng có các thôn: Xuân Hương, Hữu Thành, Quảng Vân, Vân Hà, Ngọc Thạnh,
Chiêu Quang, Dĩnh Xuyên, Vĩnh Thế, Tòng Giản, Nhơn Mỹ, Luật Lễ, Bình Thái, Vân Hội, Hy Hoà,
Lạc Điền, Thanh Mai, Tân Giản, An Lợi, Điều Hoà, Lương Bình, Lương Lộc, Tân Thuận, Nhơn Ân,
Hanh Quang, Hoàng Mai, Kim Trì, Đại Lộc, Quang Hy, Hội Lộc, Quảng Nghiệp, Mỹ Trung, Lộc
Nghĩa, Tú Thuỷ, Liêm Trực, Kỳ Sơn, Lộc Thượng, Dương Thiện, Tri Thiện, Định Thiện, Tân Điền và
Vĩnh An, thất cả 41 thôn, trang.

Sản vật:

Ba tổng Quảng Nghiệp, Nhơn Ân, Dương Minh lúa má đứng đầu cả huyện. Các thôn Lạc Hoà,
Lương Tài, Thọ Nghĩa, Vinh Thạnh, Quang Hy trồng thuốc lá, chằm nón. Vùng núi đầu nguồn thuộc
tổng Dương An có gỗ kiền kiền, mây trắng, ngà voi, sừng nai, trầm hương, tốc hương, nhựa trám, mật
ong, sáp ong. Dưới biển thì có các loại cá, tôm, trai, cua (đều không nhiều). Còn như lạc, dầu đậu thì
nhiều hơn các huyện khác.

Khí hậu:

Phía tây nam huyện gần núi, khí đất hơi khô, có lam chướng. Phía đông bắc nhiều mưa, khí hơi ẩm,
mù khá dày. Việc nông thì tháng 5 xuống cấy, tháng 8 thu hoạch, nếu mùa thu bị hạn thì tháng 9 thu
hoạch; tháng 11 xuống cấy, tháng 3 thu hoạch, nếu mùa xuân bị hạn thì khoảng tháng 3, 4 thu hoạch
(ngoài ra xem kỹ phần ghi về tỉnh, phủ).

Thuỷ triều lên xuống mỗi tháng 4 lần:

Tháng giêng thuỷ triều lên xuống nhỏ: các ngày 9, 24 giờ Tỵ nước lên, giờ Mùi nước xuống (rặc);
các ngày 12, 15 giờ Ngọ nước lên, giờ Thân nước xuống.

Tháng hai thuỷ triều lên xuống nhỏ: các ngày 7, 22 giờ Thìn nước lên, giờ Ngọ nước xuống; các
ngày mồng 8, 23 giờ Tỵ nước lên, giờ Mùi nước xuống.

                                                     
1 Ngv. chép nhầm thành chữ huyện.
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Tháng ba thuỷ triều lên xuống trung bình: các ngày mồng 5, 20 giờ Mão nước lên, giờ Tỵ nước
xuống; các ngày mồng 6, 21 giờ Thìn nước lên, giờ Ngọ nước xuống).

Tháng 4 thuỷ triều lên xuống trung bình: các ngày 3, 17 giờ Thìn nước lên, giờ Ngọ nước xuống.
Các ngày mồng 4, 18 giờ Tỵ nước lên, giờ Mùi nước xuống.

Tháng 5 (chính) thuỷ triều lên to, nước xuống rặc lớn: các ngày mồng 4, 19 giờ Tỵ nước lên, giờ
Mùi nước xuống; các ngày mồng 5, 20 giờ Ngọ nước lên, giờ Thân nước xuống.

Tháng 6 thuỷ triều lên to, nước rặc lớn: các ngày mồng 5, 21 giờ Thìn thuỷ triều lên, giờ Ngọ nước
xuống; các ngày mồng 6, 22 giờ Tỵ nước lên, giờ Mùi nước xuống.

Tháng 7 thuỷ triều lên xuống trung bình: các ngày mồng 8, 25 giờ Mão nước lên, giờ Tỵ nước
xuống; các ngày mồng 9, 26 giờ Thìn nước lên, giờ Ngọ nước xuống.

Tháng 8 thuỷ triều lên xuống nhỏ: các ngày mồng 6, ngày 22 giờ Thân nước lên, giờ Tuất nước
xuống, các ngày mồng 7, 23 giờ Dậu nước lên, giờ Hợi nước xuống.

Tháng 9 thuỷ triều lên xuống trung bình: các ngày mồng 5, 19 giờ Tuất nước lên, giờ Tý nước
xuống; các ngày mồng 6, 20 giờ Hợi nước lên, giờ Sửu nước xuống.

Tháng 10 thuỷ triều lên to, nước rặc lớn: các ngày mồng 3, 18 giờ Dậu nước lên, giờ Hợi nước
xuống; các ngày mồng 4, 19 giờ Tuất nước lên, giờ Tý nước xuống.

Tháng 11 (chính) thuỷ triều lên to, nước rặc lớn: các ngày mồng 1, 15 giờ Thân nước lên, giờ Tuất
nước xuống; các ngày mồng 2, ngày 16 giờ Dậu nước lên, giờ Hợi nước xuống.

Tháng 12 thuỷ triều lên to, nước rặc lớn: các ngày 1, 15 giờ Thân nước lên, giờ Tuất nước xuống;
các ngày 14, 30 hoặc 29 giờ Mùi nước lên, giờ Dậu nước xuống.

Từ tháng giêng đến tháng 12 thời tiết khí hậu thuận, thuỷ triều lên xuống không sai. Nếu gặp lụt lội,
gió ngược thì thuỷ triều lên xuống sớm muộn, nhanh chậm, lớn nhỏ không thể không sai lệch.

Sông núi:

-Núi Cù Mông: phía nam huyện lỵ 37 dặm, một tên nữa là đèo Cù Mông, phía đông có núi Tàm
Thất (Nhà Tằm), Mã Cảnh (Cổ Ngựa); phía tây liền núi Nhuệ Sơn, Tam Hùng; phía bắc thuộc địa giới
huyện; phía nam là ranh giới huyện Đồng Xuân đạo Phú Yên, đường dịch lộ tất phải đi qua chỗ này.
Trên núi có trạm Bình Phú.

-Núi Sơn Triều: phía tây huyện lỵ hơn 10 dặm. Một dải núi liền nhau đến hơn trăm dặm, phía bắc
từ thôn Vạn Bảo chia ra một nhánh, gọi là núi Thù Lộ, phía đông nam có núi Tăng Vinh, đèo Nha
Ngải1, đèo Lệ Thạch; phía đông gần núi Quảng Tín.

-Núi Thù Lộ: phía tây nam huyện lỵ hơn 20 dặm, là một nhánh của núi Sơn Triều; phía nam giáp
đèo Phú Quý huyện Tuy Viễn.

-Núi Phủ Sơn: phía tây nam huyện lỵ 7 dặm, sông Vân Sơn uốn quanh phía nam; phía đông bắc có
trạm Bình Điền.

-Núi Tàm Thất (Nhà Tằm): phía nam huyện lỵ 30 dặm. Phía tây tiếp với đèo Cù Mông; phía đông
nam có các núi Xuân Vân, núi Quy Hoà, núi Hắc Khê; phía bắc liền núi Bồ Trạch; rẽ về phía đông làm
thành các núi Phú Xuân, Cấm Sơn, quanh co chạy đến núi Khố Sơn là hết.

-Núi Khố Sơn: phía đông nam huyện lỵ hơn 20 dặm, tục gọi là núi Cái Đính. Phía bắc cách con
đường có núi Hưng Thạnh. Núi còn có tên nữa là Độc Sơn. Dưới núi có đền Bao Trung. Gần đền có hai
ngôi tháp Chiêm Thành. Phía tây có đầm Thạch Kiều (đổ vào đầm Biển Cạn).

                                                     
1 Xem chú 1 trang sau.
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-Núi Quảng Tín: phía tây huyện lỵ hơn 4 dặm. Phía đông liền đường dịch lộ; phía nam đối ngọn với
núi Phủ Sơn; phía bắc tiếp liền với núi Vạn Bảo.

-Núi Hàm Long: phía đông huyện lỵ 10 dặm, tục gọi là núi Càn áo. Phía bắc núi có đền Hàm Long.

-Núi Kỳ Sơn: phía đông bắc huyện lỵ 9 dặm, chu vi vài chục dặm. Đỉnh núi có hòn đá giống hình
chim phượng nên còn có tên là Phượng Sơn.

-Núi Lộc Sơn: phía tây nam huyện lỵ khoảng 25 dặm, phía bắc núi Cù Mông, tức đèo Hoa Lộc.

-Núi Lệ Thạch: phía tây huyện lỵ hơn 70 dặm, có đường đi lên phía bắc đến sở canh phòng nguồn
An Tượng; phía nam đến thủ sở nguồn Thanh Hà.

-Đèo Nha Ngải1: phía nam huyện lỵ hơn 80 dặm; phía đông đến sở canh phòng nguồn Hà Thanh;
phía bắc thông với nguồn Lộc Động; phía đông bắc thông với nguồn An Tượng; phía nam là khe Tuần
Bột. Người các sách người Thượng thường đi lại theo đường qua đèo này.

-Hòn San Hô: phía đông huyện lỵ hơn 30 dặm. Dân vùng ven biển phần nhiều lấy đá ở đảo nung
làm vôi. Phía bắc là núi Eo Việt.

-Hòn Thanh Châu: ở ngoài biển phía đông nam huyện lỵ, thuộc hải phận thôn Chánh Thành. Từ cửa
biển Thi Nại theo đường thuỷ đi về hướng đông chừng hơn 3 giờ thì đến đảo này. Đây là hòn núi đảo
trấn giữ cửa biển Thi Nại, tục gọi là núi Cù Lao.

-Ghềnh Hổ: phía đông nam cách huyện lỵ 23 dặm. Đá nằm ở phía đông bắc cửa biển Thi Nại, trên
ghềnh đá có đặt pháo đài. Phía tây bắc có đầm Hải Hạc (đầm Biển Cạn), tây nam có bãi Nhạn.

-Sông Vân Sơn: phía nam huyện lỵ hơn 8 dặm. Sông bắt nguồn từ phía tây núi Lão Hương, chuyển
quặt chảy về phía đông nam, qua vực Thạch Hàng, suối Phèn, suối Khúc, khe Bùn đến thôn Quang
Hiển làm thành sông Quang Hiển, ngoằn ngoèo chảy về phía đông, vượt qua sở canh phòng nguồn Hà
Thanh, đến thôn Vân Hội (tên cũ là thôn Vân Sơn), nhân đó gọi là sông Vân Sơn. Sông Vân Sơn chảy
về phía đông 2 dặm thì chia làm hai nhánh: một nhánh chảy về phía tây núi Càn áo rồi chuyển về phía
đông bắc; một nhánh chảy theo hướng đông nam đến thôn Phú Hoà làm thành sông Phú Hoà Đông. Cả
hai nhánh đều đổ vào đầm Biển Cạn.

-Đầm Biển Cạn (Hải Hạc Đàm): phía đông huyện lỵ 20 dặm. Chu vi hơn 9.500 trượng. Triều lên
sâu 6-7 thước hoặc 1 trượng; triều xuống sâu 6-7 thước hoặc trên dưới 3-4 thước, đổ vào cửa biển Thi
Nại. Trong đầm có hòn núi nhỏ tục gọi là Tháp Bốc Sư, bên trái là ghềnh Hổ, bên phải là bãi Nhạn. Lại
bên trái có vũng Thuyền (Thuyền úc), ghềnh Triều, bãi Trai, mỏm Quy Cảnh (Cổ Rùa), lại có đầm
Tiêu Ky Hải Đông thuộc thôn Xuân Vân, hai đầm Hương Mai Hải Đông và San Hô Hải Đông đều
thuộc thôn Hương Mai, và đầm Thanh Dữ Hải Đông thuộc thôn Chánh Thành. Các đầm ấy đều ở hải
phận thuộc bản huyện.

-Nguồn Hà Thanh: phía tây nam huyện lỵ hơn 100 dặm, tiếp giáp sách người Thượng và đồn canh
phòng ở biên giới tây nam đạo Phú Yên, thuộc hai thôn Quang Hiển và Vân Canh. Tên cũ là nguồn Hà
Kiêu, năm Minh Mệnh thứ 3 (1822) đổi tên hiện nay.

-Cửa biển Thi Nại: phía đông huyện lỵ hơn 30 dặm. Từ phía tây bắc đến đông nam rộng hơn 197
trượng, lòng cảng rộng hơn 67 trượng. Triều lên sâu 5 trượng 8 thước, triều xuống sâu 5 trượng 5
thước. Phía bắc giáp ghềnh Hổ; tây giáp Thổ bảo; phía nam giáp chân núi2; tây bắc thuộc đầm Biển
Cạn. Ngoài biển phía đông nam có hòn Thanh Châu, hòn Đất (Thổ Dữ), hòn Ngang (Hoành Dữ) và
hòn Khô.

                                                     
1 Núi Nha Ngải: , ĐNNTC cũng ghi là đèo Nha Ngãi.
2 Chân núi (sơn lộc) nói đây có lẽ là chân núi thôn Xuân Vân, như đã ghi ở mục Thổ bảo.
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Đồn luỹ:

-Thổ bảo: ở thôn Chánh Thành tổng Dương An, nguyên trước đắp theo hình vuông, bên phải có Kế
Luỹ, bên trái có Trường Luỹ và luỹ Bán Nguyệt. Gần luỹ Bán Nguyệt có luỹ đất chắn ngang trước Thổ
bảo, phía nam đến ghềnh Lãng giáp chân núi thôn Xuân Vân. Hiện có đặt pháo đài và binh lính đóng
giữ. Dưới chân núi thuộc hai thôn Xuân Vân, Quy Hòa đặt hai đồn trú phòng, đều gần cửa biển.

-Pháo đài ghềnh Hổ: ở núi Mai Sơn thuộc thôn Hương Mai. Đài pháo xây hình tròn, phía đông bắc
Kế Luỹ1 có Trường Luỹ uốn lượn chạy về phía bắc, đến chỗ cao của núi ấy (Trường Luỹ hướng về
đông nam); phía bắc có 3 luỹ bán nguyệt: một luỹ vốn là bệ pháo xây lại, một luỹ gần Vịnh Tàu (đều
hướng về phía tây nam), một luỹ ở ghềnh Để (hướng về phía nam). Hiện đặt súng ống khí giới và quân
lính canh đóng giữ.

Đền miếu:

-Văn chỉ: ở thôn Trung Tín tổng Nhơn Ân, do văn thân trong huyện góp tiền xây dựng.

-Đền Bao Trung: đổi tên năm Tự Đức thứ 4 (1851)2, dựng tại thôn Hưng Thạnh tổng Dương An
thuộc huyện hạt, thờ Bình Giang Quận công Vũ Di Nguy, Ninh Giang Quận công Tống Viết Phước.
Vào khoảng năm Canh thân (1800), Tân dậu (1801) quân nhà vua tiến đánh đồn thuỷ Quy Nhơn, Vũ
Di Nguy tử trận ở cửa biển Thi Nại, Tống Viết Phước tử trận ở cửa sông Tân Quan. Sau khi đại định,
dựng đền ở chân núi thôn Hưng Thạnh để thờ cúng. Binh lính tử trận cũng được thờ chung ở đây.

-Đền thần Đại Càn: ở chân phía bắc núi Càn úc, thuộc thôn Thuận Nghi. Gần đền có hòn đá hình
giống hàm rồng cho nên còn có tên là đền Hàm Rồng, thờ phụng bốn vị thượng đẳng thần Đại Càn (sự
tích xem ở phần ghi về tỉnh Nghệ An). Đền tựa lưng vào núi, cây cỏ rậm rạp, mặt trước đến sông Càn
úc (sát dưới chân đền). Thuỷ triều lên xuống đá trên sông ẩn hiển, cảnh trí thanh u, đúng là nơi linh
tích.

-Đền Tam Toà sơn thần: ở cửa biển Thi Nại thôn Chánh Thành, thờ thần núi Tam Toà. Thần họ Lý,
tên là Nhật Quang, con trai thứ 8 của Lý Thái Tổ, được phong tước Uy Minh vương, ra làm Tri phủ
Nghệ An, thống quản trại chủ, có tiếng làm chính sự giỏi, dân chúng cảm phục. Bấy giờ bộ lạc Chiêm
Thành làm phản, vua Chiêm đến [Nghệ An] cầu viện, vương cho quân vào cứu viện, đóng dưới núi
Tam Toà. Vua Chiêm đến nghênh yết, các bộ lạc Chiêm Thành làm phản nghe tin đều đến cửa quân
cúi lạy, nguyện xin theo lệnh của vua Chiêm, không dám có lòng phản trắc nữa. Vương bèn kéo quân
về. Người Chiêm nhớ công đức, lập đền dưới chân núi Tam Toà để phụng thờ. Sau vua Lê Thánh Tông
đi đánh dẹp Chiêm Thành, đến cửa biển Thi Nại cầu đảo thấy linh nghiệm. Đến khi hạ được thành Chà
Bàn bèn phong thần núi đó là "Tam Toà sơn chi thần", trải qua các đời đều được phong tặng.

Đường di:

-Một đường thiên lý, phía bắc từ thôn Liêm Trực, phía nam đến đèo Cù Mông, giáp huyện Đồng
Xuân đạo Phú Yên, dài hơn 45 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây bắc đến thôn Hoàng Kim giáp đường thiên lý, dài 5 dặm
rưỡi. Lại theo đường thiên lý đi về phía bắc đến thành tỉnh, dài tất cả 11 dặm. Lại theo đường nhỏ đi về
phía tây bắc đến phủ lỵ An Nhơn, dài cả thảy hơn 25 dặm (trừ đường thiên lý, chỉ tính riêng đường
nhỏ, rộng trên dưới 1-2 thước).

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến cửa tấn Thi Nại giáp biển, dài 30 dặm, rộng 2-3
thước.

                                                     
1 Ngv. Kế Đài Luỹ, bên cạnh chữ đài có mấy vết chấm có lẽ là dấu bỏ, vì chữ đài có thể đã bị chép thừa.
2 Trước tên đền là Hưng Thạnh công thần miếu .
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-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây nam đến thôn Đại Tín, đến đường thiên lý đi về phía
nam, đến đèo Cù Mông giáp huyện Đồng Xuân đạo Phú Yên, dài hơn 36 dặm.

-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc đến thôn Liêm Lợi giáp huyện Phù Cát, dài 22 dặm,
rộng 1 thước.

Huyện Tuy Viễn

Do phủ An Nhơn kiêm lý.

Huyện hạt1 phía đông giáp địa giới phía bắc huyện Tuy Phước, phía tây giáp vùng người Thượng,
phía nam giáp phía tây nam huyện Tuy Phước và vùng người Thượng, phía bắc giáp huyện Phù Cát;
phía tây bắc giáp phía tây huyện Phù Cát và phía tây nam huyện Bồng Sơn.

Đông tây cách nhau hơn 102 dặm (phía đông đến thôn Tân Long giáp huyện Tuy Phước 17 dặm,
tây đến thôn An Khê giáp vùng người Thượng hơn 85 dặm). Nam bắc cách nhau 60 dặm (phía nam
đến nguồn An Tượng giáp huyện Tuy Phước và vùng người Thượng, cách 38 dặm, phía bắc đến thôn
Kiên Hạnh giáp giới huyện Phù Cát, cách 22 dặm).

Huyện có 4 tổng, gồm 111 thôn:

1.Tổng Nhơn Nghĩa, 24 thôn:
1.Thôn Nhơn Nghĩa 2.Thôn Thắng Công 3.Thôn Hoà Mỹ 4.Thôn Đông Lâm
5.Thôn An Thành 6.Thôn Thủ Hương 7.Thôn Thới Thuận 8.Thôn Tráng Long
9.Thôn Cù Lâm 10.Thôn Phụ Ngọc 11.Thôn Thiện Hiếu 12.Thôn Trường Cửu
13.Thôn Quang Châu 14.Thôn Mỹ Ngọc 15.Thôn Đông Viên 16.Thôn Thông Hoà
17.Thôn Long Châu 18.Thôn Phụ Quang 19.Thôn Thọ Lộc 20.Thôn Trung ái
21.Thôn Hoà Nghi 22.Thôn An Thuận 23.Thôn Mỹ Thạnh 24.Thôn An Trường

2.Tổng An Nghĩa, 35 thôn:
1.Thôn An Nghĩa 2.Thôn Nghĩa Chánh 3.Thôn Mỹ Hoà 4.Thôn Bằng Châu
5.Thôn Phương Minh 6.Thôn Thuận Chánh 7.Thôn Tiên Hoà 8.Thôn Trung Định
9.Thôn Thanh Minh 10.Thôn Thanh Giang 11.Thôn Phù An 12.Thôn Dương Lăng
13.Thôn Tân Long 14.Thôn Kim Thắng 15.Thôn Thuận Thới 16.Thôn Thanh Liêm
17.Thôn Hiếu Đức 18.Thôn Thạnh Minh 19.Thôn Kim Châu 20.Thôn Khánh Lễ
21.Thôn Cẩm Văn 22.Thôn Chánh Thạnh 23.Thôn Hoà Cư 24.Thôn An Hoà
25.Thôn Quan Quang 26.Thôn Vân Sơn 27.Thôn Thiết Trụ 28.Thôn Đại Hoà
29.Thôn Nam An 30.Thôn Vạn Thạch 31.Thôn Nhạn Tháp 32.Thôn Tân Ninh
33.Thôn Bả Canh 34.Thôn Thiết Trường 35.Thôn Bắc Thuận

3.Tổng Mỹ Thuận, 29 thôn:
1.Thôn Mỹ Thuận 2.Thôn Kiên Truyền 3.Thôn Thới Bình 4.Thôn Tân Nghi
5.Thôn Đại An 6.Thôn Trường Định 7.Thôn Hoà Phong 8.Thôn Tân Kiều
9.Thôn Bảo Đức 10.Thôn Nghĩa Hoà 11.Thôn Kiên Đức 12.Thôn Kiên Chí
13.Thôn Mỹ An 14.Thôn Kiên Hoà 15.Thôn Kiên An 16.Thôn Mỹ Đức

                                                     
1 Huyện Tuy Viễn : Từ đời Lê Thánh Tông (1470) đến đầu đời Minh Mệnh là đất huyện Tuy Viễn (một

trong ba huyện thuộc phủ Hoài Nhơn). Năm Minh Mệnh 13 (1832) tách huyện Tuy Viễn làm 2 huyện: phần
phía bắc giáp huyện Phù Cát là huyện Tuy Viễn  (phần phía nam giáp Phú Yên là huyện Tuy Phước).
Nay là đất huyện Tuy Viễn, huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định và một phần tỉnh Kon Tum. Đầu câu này hai chữ
huyện hạt, ngv. chép nhầm thành huyện lỵ.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh bình định

1569

17.Thôn Trà Sơn 18.Thôn Vân Tường 19.Thôn Thuận Ninh 20.Thôn Phú Ân
21.Thôn Mỹ Thạch 22.Thôn Hưng Long 23.Thôn Hữu Hạnh 24.Thôn An Dũng
25.Thôn Nhơn Thuận 26.Thôn Hiếu Nghĩa 27.Thôn Kiên Nhất 28.Thôn Kiên Hạnh
29.Thôn Tân Đức

4.Tổng Phú Phong, 24 thôn, 7 ấp:
1.Thôn Phú Phong 2.Thôn Thượng Giang 3.Thôn Hữu Giang 4.Thôn Kiên Long
5.Thôn An Chánh 6.Thôn Trinh Tường 7.Thôn Tả Giang 8.Thôn Cửu An
9.Thôn Dũng Hoà 10.Thôn An Vinh 11.Thôn Phú Lạc 12.Thôn Tiên Thuận
13.Thôn Kiên Nghĩa 14.Thôn Xuân Hoà 15.Thôn Vĩnh Thạnh 16.Thôn Kiên Mỹ
17.Thôn Thuận Nghĩa 18.Thôn Lai Nghi 19.Thôn An Xuân 20.Thôn Định Chiêu
21.Thôn Kiên Thạnh 22.Thôn Vĩnh Lộc 23.Thôn An Khê 24.Thôn An Khê Tây
25.ấp Tân Lai 26.ấp Tân Tạo 27.ấp Tân Khai 28.ấp Tân Tụ
29.ấp Tân Cư 30.ấp Tân Lập 31.ấp Tân Phong

Binh lính: 1594 người, trong đó:
-Lính Kinh: 1.331 người (lính tuyển).
-Lính tỉnh: 263 người (lính tuyển: 234 người, lính mộ: 29 người).

Nhân đinh: 7.931 người.
-Hạng chánh nạp: 7.699 người.
-Hạng biệt nạp: 232 người.

Ruộng đất hiện thu thuế: 17.667 mẫu 2 sào 2 thước có lẻ. Trong đó:

-Ruộng: 15.164 mẫu 1 sào 14 thước có lẻ.
Ruộng công: 7.024 mẫu 5 sào 1 thước 5 tấc.
Ruộng tư: 8.106 mẫu 6 sào 3 thước 8 tấc có lẻ.
Ruộng Tam bảo thường trụ: 30 mẫu 8 sào 1 thước.
Ruộng dâu: 2 mẫu 2 sào 7 thước 5 tấc có lẻ.

-Đất: 2.503 mẫu có lẻ. Trong đó:
Đất công: 128 mẫu 5 sào 2 thước có lẻ.
Đất tư: 2.373 mẫu 1 sào 5 thước có lẻ.
Đất Tam bảo: 1 mẫu 1 sào 11 thước.
Đất trồng dâu: 2 sào.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng thóc: 11.327 hộc 18 thưng có lẻ.
-Nộp bằng tiền: 1.821 quan 7 tiền 11 đồng tiền.

Các sách người Thượng, gồm 108 sách:

1.Nguồn An Tượng, 13 sách:
1.Sách Đinh Tất 2.Sách Đinh Tu 3.Sách Đinh Nhiên 4.Sách Đinh Quăng
5.Sách Đinh Chung 6.Sách Đinh Can 7.Sách Đinh Vinh 8.Sách Đinh Chửng
9.Sách Đinh Lý 10.Sách Đinh Quỳnh 11.Sách Đinh Doanh 12.Sách Đinh Chúc
13.Sách Đinh Tài

2.Nguồn Lộc Động, 15 sách:
1.Sách Đinh Giới 2.Sách Đinh Ân 3.Sách Đinh Xương 4.Sách Đinh Dũng
5.Sách Đinh Đon 6.Sách Đinh Chỉa 7.Sách Đinh Xo 8.Sách Hức Mang
9.Sách Đinh Suất 10.Sách Đinh Phi 11.Sách Tà Nông 12.Sách Đinh Diễn
13.Sách Đinh Miêu 14.Sách Đinh Thân 15.Sách Đinh Điệt
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3. Nguồn Phương Kiệu, 80 sách:
1.Sách Con Dũng 2.Sách Viên Trang 3.Sách Đinh Thù 4.Sách Đinh Phiên
5.Sách Đinh Trang 6.Sách Hà Lòng 7.Sách Tà Lăng 8.Sách Đinh Khâm
9.Sách Đinh Rét 10.Sách Đinh Lệ 11.Sách Đinh Phủ 12.Sách Đinh Do Đinh Mộc
13.Sách La Diếc 14.Sách Cài Thương 15.Sách Đinh Om 16.Sách Hà Nha
17.Sách Bà Nang Đinh Đon 18.Sách Đồn Thốn 19.Sách Con Trằm 20.Sách Hà Đăng
21.Sách Ma Hồng 22.Sách Đinh Tà 23.Sách Đinh Hến 24.Sách Đinh Cà
25.Sách Đinh Lang 26.Sách Lung Hạc 27.Sách Đinh Mặc 28.Sách Con Điếm
29.Sách Con Lả 30.Sách Tà Lầm 31.Sách Con Vi Tà Căn 32.Sách Con Tót
33.Sách Con Lừa 34.Sách Đinh Kiềm 35.Sách Tà Rết 36.Sách Con Nghêu Con Ve
37.Sách Con Trá 38.Sách Con Tai 39.Sách Tà Lốc 40.Sách Mò ó
41.Sách Hà Ly 42.Sách So Đũa 43.Sách Tà Sất 44.Sách Tà Bang
45.Sách Nước La 46.Sách Con Tum 47.Sách Con Voọc 48.Sách Con Roi
49.Sách Đinh Giảo 50.Sách Con Đặng 51.Sách Giá Ca 52.Sách Làng Mặt
53.Sách Cái Đường 54.Sách Đinh Thắng 55.Sách Đinh Vẫy 56.Sách Cà Đảm
57.Sách Đinh Nông 58.Sách Tà Ma 59.Sách Đinh Xóc 60.Sách Đinh Hon
61.Sách Đinh Chất 62.Sách Đinh Cứ 63.Sách Đinh Thiên 64.Sách Đinh Cẩm
65.Sách Đinh Trách Đinh Môn 66.Sách Tà Lang 67.Sách Đinh Hân
68.Sách Đinh Phẩu 69.Sách Đinh Cố Đinh Trung                70.Sách Đinh Tà Ly Đinh Bang
71.Sách Đinh Diệu Đinh Mộc 72.Sách Đinh Vợt
73.Sách Đinh Phốc 74.Sách Con Đột 75.Sách Đinh Doanh 76.Sách Đinh Dũng
77.Sách Đinh Tên 78.Sách Đinh Vinh 79.Sách Đinh Cộng 80.Sách Nước Rút

Phong tục:

Kẻ sĩ chuyên việc học hành, phụ nữ cần cù nuôi tằm dệt tơ, đàn ông chăm việc đồng ruộng (đắp đê,
làm guồng nước giúp ích cho việc nông). Người buôn bán và làm các nghề thủ công thì trong 10 người
chỉ có 1-2 người. Người đôn hậu nhiều, kẻ xảo trá ít. Dân 3 tổng Mỹ Thuận, Nhơn Nghĩa, Phú Phong
ăn mặc tiết kiệm, giản dị; duy một tổng An Nghĩa là dân tục có phần xa hoa.

Hàng năm có các lễ tết như tết Nguyên đán, Đoan ngọ (mồng 5 tháng 5), Tam nguyên (rằm tháng
giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10) và các lễ cúng tháng chạp. Mùa xuân tế cầu phúc, mùa thu tế tạ ơn,
dâng cúng thần, Phật, cùng là lễ cúng Táo quân. Ba tổng Mỹ Thuận, Nhơn Nghĩa, Phú Phong tập tục
cũng giống huyện Phù Cát. Riêng tổng An Nghĩa so với với hai thôn Cẩm Thượng, Chánh Thành tổng
Dương An huyện Tuy Phước, cùng ba tổng Nhơn Ân, Quảng Nghiệp, Dương Minh [cũng thuộc huyện
Tuy Phước] thì tập tục hơi giống nhau. Trong dân có nhiều người ngụ cư ở quê vợ (có trường hợp ông
nội ở một làng, cha ở một làng khác, con cháu lại ở một làng khác). Con gái, con rể và cháu ngoại
cũng thờ cha mẹ vợ và ông bà ngoại. Tổ tiên bên ngoại có ruộng đất hương hoả để lại, tuy đến 5-6 đời
họ ngoại vẫn còn được cày cấy cúng giỗ. Người ốm đau phần nhiều dùng bùa chú chữa bệnh. Việc
tang lễ tương đối đơn giản (thỉnh thoảng có người dùng lễ nhà Phật). Khi chôn cất phần nhiều không
xem đất. Ngày rỗi thường bày trò vui (có người nhân nhà có việc vui mừng mà bày trò, có người nhân
cầu đảo chữa bệnh mà bày trò, có người ốm chết mà người nhà vẫn bày trò, cho rằng không trả nợ thần
linh tất để lo ngày sau cho con cháu). Tập tục câu nệ này đã lâu ngày, không sao cởi bỏ được. Rải rác
cũng có nơi trong số những chức sắc nhỏ và hào mục các thôn có người mượn các dịp đó để bày đặt cỗ
bàn để thu tiền). Việc qua lại quà cáp biếu tặng nhau cũng phần nhiều phù phiếm lãng phí. Ngày xuân
có nơi lập điếm đánh bài, đánh cờ người (chọn nam nữ mỗi bên 16 người, gọi theo quân cờ là: tướng,
sĩ, tượng, xe, pháo, mã, tốt. Tướng ông thì vẽ mặt, đầu đội mũ, mình mặc áo giáp, chân đi hài giống
như võ tướng trên sân khấu tuồng. Tướng bà giắt trâm cài thoa, quần áo sặc sỡ giống như nữ tướng
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người Phiên. Các tướng ngồi trên ghế cửa tướng. Ngoài ra các người khác quần áo rực rỡ, ai nấy đứng
ở vị trí của mình. Lại có 1 tổng cờ nam, 1 tổng cờ nữ. Ngoài ra cần có đủ các loại cờ trống. Nếu bên
nam lên tượng trước hoặc vào pháo trước tướng, sau tốt thì đánh trống, đánh chiêng. Tổng cờ cầm cờ
dẫn tượng nam hoặc pháo đến chỗ đó đứng. Bên nữ cũng theo vậy). Các trò chọi gà, đánh đu vui chơi
đến 10 ngày mới tan. Kẻ du đãng và bọn vô lại người Thanh thường sống bằng nghề cờ bạc (như xâu
giây, xóc đĩa, đánh vòng kép1 v.v...). Bốn mùa đều như vậy, không chỉ riêng ngày xuân mà thôi). Kẻ
nghiện nha phiến (thuốc phiện), lúc đầu có vẻ phong lưu, nhưng sau thì hình sắc ốm yếu, sinh ra lười
biếng không chịu làm lông nghề nghiệp, lấy của cải của vợ con, hết thì lấy của bố mẹ, của bố mẹ hết
lại lấy của anh em. Thậm chí tụm năm túm ba đi trộm cướp, không việc gì chúng không làm. Những
năm gần đây các án trộm cướp thì bọn nghiện quá nửa, sự đồi bại của phong tục chưa bao giờ quá
đáng như vậy (các tập tục trên ở bốn huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Bồng Sơn đều giống nhau,
đại khái là như vậy).

Theo Tả đạo gián tòng có: Kim Châu, Vân Tường, Quan Quang, An Nghĩa, Nhạn Tháp, Thuận
Chánh, Bằng Châu, Cẩm Văn, Cù Lâm, Thọ Lộc, Hoà Nghi, Mỹ Thuận, Nhơn Thuận, Mỹ An, Trà Sơn,
Trường Định, Mỹ Thạch, Hưng Long, Thuận Ninh, Kiên Hoà, Hữu Giang, tất cả 21 thôn. Người
Thượng ở các sách động làm nhà sàn để ở, làm nghề chăn nuôi súc vật (trên sàn người ở, dưới sàn súc
vật ở), kết giây làm tin, ăn mặc tiết kiệm, không ăn trộm của nhau, thích có các vật dụng bằng đồng
như mâm, nồi, chiêng, côn và đồ đựng như chỉnh sành.

Sản vật:

Lúa má thì Yên Mỹ tương đối tốt, sau đó đến Mỹ Thuận. Tơ tằm (khá đẹp và nhiều), lụa (khá tốt,
các loại kê dưới cũng thế), kê, đậu xanh, đậu đen, dưa (các loại như dưa leo, dưa hồng, dưa bở, dưa
hấu) sản ở các thôn ven sông. Đường cát, dầu lạc, sản ở các thôn ven núi. The, lụa sản xuất ở các thôn
Phương Minh, Mỹ Thạnh, Nhơn Nghĩa, Thới Thuận. Hai thôn Mỹ Thạnh, An Vinh trồng đậu đũa. Gỗ
kiền kiền, song, nhựa trám, dầu hoả, trầm hương, tốc hương, ngà voi, mật ong, sáp ong, củ nâu, chim
công, trâu, ngựa sản ở 2 tổng Phú Phong, Nhơn Nghĩa, các nguồn và ở vùng người Thượng (đều không
nhiều).

Khí hậu:

Huyện hạt xa biển, gần núi. Đất hơi cao, khí hậu khá khô, nhiều lam chướng, ít sương mù. Dân cư
ở gần núi vào mùa thu, mùa đông hàng năm thường bị sốt rét. Ruộng đồng thì tháng 5 cấy, tháng 8 thu
hoạch; tháng 11 cấy, tháng 3 thu hoạch, có nơi tháng 5 gieo hạt (gieo khô), tháng 10 thu hoạch; tháng
9 gieo hạt (gieo ướt), tháng 12 thu hoạch (giống lúa trắng mau chín, tục gọi lúa ba tháng).

Sông núi:

-Núi Phước Yên: phía tây nam huyện lỵ hơn 63 dặm, một tên nữa là núi Dương An, lại có tên là núi
Chúa. Núi cao to sừng sững, chu vi hơn 100 dặm, là ngọn trấn sơn của cả tỉnh. Phía tây có núi Hiển
Cương, núi Bà Cương; phía nam có núi Du Cương Tự, núi Liên Sách; phía đông bắc có núi Canh Đạt.
Năm Tự Đức thứ 3 (1850) ban cho tên hiện nay và được liệt vào điển thờ.

-Núi Trà Sa: phía tây nam huyện lỵ hơn 17 dặm. Phía bắc có núi Trường Thị; dưới chân núi có một
ngôi tháp cổ.

-Núi An Tượng: phía nam huyện lỵ 30 dặm. Trạm canh phòng An Tượng ở đây. Phía nam có núi
Đốc Thực, núi Thủ Đường; phía tây bắc có các núi Ngang Sơn, núi Chấp Vàng, núi Xà Cù.

                                                     
1 Chưa rõ "song luân kim " là cách đánh ăn tiền như thế nào, có lẽ như trò chơi dùng chiếc ròng rọc kim

loại buộc dây, khi kéo dây bánh xe theo dây cuộn lên, rơi xuống, rồi lại cuộn lên, tạm dịch là "đánh vòng kép".
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-Núi Bản Sơn: phía đông nam huyện lỵ 32 dặm; phía bắc có núi Trà Lăng; tây nam có núi Động
Chi, núi Cái Đính, núi Đồng Dương; phía tây có đèo Lệ Thạch, có đường đi về phía nam đến trạm
canh phòng Hà Thanh, phía bắc đến nguồn An Tượng; lại có núi Xích Thuỷ, Mã Kiều. Núi Mã Kiều
tức là núi Trường Dã; phía đông là núi Vạn Bảo thuộc huyện Tuy Phước.

-Núi Thị Dã: phía nam huyện lỵ 41 dặm. Phía bắc là cánh đồng Đồng Thị; phía đông là đầm Vàng
Bạc; phía tây nam có đèo Hà Thanh, tên cũ là đèo Hà Kiêu, trên có đường đi về phía nam đến địa giới
Phú Yên; phía tây là núi Lão Hương, theo đèo đi xuống phía nam là đèo Hà Nha, tục gọi là Đồng Đất
Canh, trước có miếu Đồn Thị ở đây. Chuyển đi về phía nam có sách người Thượng.

-Núi Trụ Lãnh: phía cực tây huyện lỵ 93 dặm. Tục gọi là núi Chùn Khấc (?) Thế núi sừng sững, kéo
dài hàng trăm dặm. Phía tây có núi Am Sơn, Cát Sơn, Đại Sơn; phía tây bắc có núi Vụ Sơn; phía tây
núi có núi Mộ ¤, phía đông bắc là bảo An Khê. Nguồn ở núi này gọi là nguồn Phương Kiệu.

-Núi Hinh Hốt: phía tây huyện lỵ hơn 90 dặm. Dáng núi thẳng đứng, cỏ cây rậm rạp, các sách
người Thượng sống ở đó.

-Núi Chí Cang: phía tây huyện lỵ 90 dặm. Bốn bề đều là rừng già.

-Núi Danh Bình: phía tây bắc huyện lỵ hơn 61 dặm. Lưng chừng núi phía bắc có đường đi đến thôn
Cửu An. ở ngã ba đường phía nam núi ấy gần núi Danh Nược, có đường đi đến thôn An Khê.

-Núi Lỗ Tây: phía tây bắc huyện lỵ hơn 58 dặm. Phía nam có núi Một; phía tây bắc có núi Lỗ
Dương, núi Thạch Sơn, núi Lý Văn, sườn núi có đường đi đến thôn An Khê; phía bắc có các núi Bà
Sơn, Nhung Da, núi Độc Sơn, núi Cái Đính.

-Núi Hợi Sơn: phía tây nam huyện lỵ 31 dặm. Trên núi có một cái ao chu vi 1 dặm, bốn mùa nước
không cạn. Phía đông bắc có núi Đốc Sơn, phía tây có núi Y Sơn, núi Ca Tấu.

-Núi Kính Sơn: phía tây nam huyện lỵ hơn 30 dặm. Phía nam núi có cánh đồng lớn vuông hơn 3
dặm, bốn phía đều là núi non liên tiếp, gọi là núi Kiền Kiền (nơi bắt nguồn một nhánh sông Tam
Huyện), núi Bạch Thạch, Càn Cương, núi Ca Xa, núi Trà Lăng, núi Hoắc Sơn; phía tây bắc núi ấy là sở
canh phòng nguồn Lộc Động.

-Núi Độc Nhũ: phía tây nam huyện lỵ 47 dặm. Phía đông có khe Dương Thạch; đông nam có núi
Nữ Tăng, núi Trĩ Đình; phía tây bắc có núi Da Sơn. Sách người Thượng ở đó.

-Núi Trà Sơn: phía tây bắc huyện lỵ hơn 50 dặm. Phía nam có gò Dương Long, trên gò có 3 toà
tháp cổ Chiêm Thành.

-Núi Thiết Trụ: phía đông bắc huyện lỵ 8 dặm, nằm giáp địa giới huyện Phù Cát, còn một tên là núi
Ngạc Đàm, tên nữa là núi Bà Lam.

-Núi Thuận Ninh: phía tây bắc huyện lỵ hơn 40 dặm. Phía đông có núi Kỳ Tán; phía tây nam có núi
Cây Môn. Dưới chân núi có dòng khe, tục gọi là sông Khúc, chảy về phía nam rồi đổ vào sông Tam
Huyện.

-Núi Trà Lan: phía bắc huyện lỵ hơn 20 dặm. Phía bắc giáp huyện Phù Cát, phía đông bắc có đầm
Trọc Thuỷ (đầm Nước Đục).

-Đèo Phú Quý: phía đông nam huyện lỵ hơn 13 dặm. Phía nam có 3 núi đá nhỏ và đầm Vàng Bạc.

-Núi Bách Khưu: phía tây huyện lỵ hơn 80 dặm, có đường đi đến thôn Cửu An và thôn An Khê,
phía bắc gần núi Danh Nhược và núi Danh Bình.

-Đèo Đa Đa: phía tây huyện lỵ 63 dặm, có đường đến thôn An Khê.

-Gò Ma: phía tây bắc huyện lỵ 8 dặm. Phía nam gần sông Tam Huyện, phía bắc đối diện gò Dương
Long.
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-Gò Tam Tháp: phía đông bắc huyện lỵ 10 dặm, tháp cổ Chiêm Thành sụt lở thành gò nên có
tên ấy.

-Sông Tam Huyện: chảy qua địa phận 3 huyện Tuy Viễn, Tuy Phước, Phù Cát nên có tên đó.

(Sông Tuy Viễn rộng khoảng 60 trượng, có chỗ trên dưới 70 trượng, mùa xuân mùa hạ nước sâu
khoảng 2-3 thước; mùa thu mùa đông nước sâu trên dưới 4-5 thước. Sông Tuy Phước rộng khoảng 20
trượng, có chỗ trên dưới 30 trượng; mùa xuân hạ nước sâu 2-3 thước; mùa thu mùa đông nước sâu trên
dưới 4-5 thước. Sông Phù Cát rộng trên dưới 30 trượng; mùa xuân, mùa hạ nước sâu 1-2 thước; mùa
thu đông nước sâu trên dưới 3-4 thước).

Sông có 2 nguồn, giữa chừng hợp làm một, cuối sông chia làm 4 nhánh, rồi lại hợp lại. Hai nguồn
là: Một nguồn phát từ núi Phong Sơn chảy theo hướng đông nam, dài 66 dặm, là nguồn chính. Một
nguồn phát từ núi Kiền Kiền thuộc nguồn Lộc Động, chảy theo hướng đông bắc dài 15 dặm, là dòng
phụ. Đến thôn Trinh Tường 2 nguồn hợp làm một, chảy về hướng đông 35 dặm, đến thôn Hoà Phong
lại chia làm 2 nhánh nam và bắc chảy qua 3 huyện. Nhánh phía nam chảy về phía đông nam 2 dặm,
qua thôn Phụ Ngọc huyện Tuy Viễn thì chia làm 2 nhánh: một nhánh chảy về phía nam 20 dặm, qua
thôn Quang Châu phía tây nam thành tỉnh, nơi đây có sông bắt nguồn từ núi An Tượng chảy vào. Chảy
về phía đông 3 dặm, qua thôn Liêm Trực huyện Tuy Phước làm sông Tân An. Một nhánh chảy về phía
bắc 17 dặm, qua thôn An Nghĩa làm thành sông Lam Kiều. Lại chảy 17 dặm, qua thôn Biểu Chánh
huyện Tuy Phước. Một nhánh ở phía bắc sông ấy chảy theo hướng đông bắc 5 dặm, qua thôn Tân
Kiều, lại chia làm 2 nhánh. Một nhánh chảy về hướng nam 11 dặm, qua thôn Phương Dánh làm thành
sông Thạch Yển, lại chảy thêm 30 dặm qua thôn Đa Tài huyện Tuy Phước. Một nhánh chảy về phía
bắc 8 dặm, qua thôn Thuận Chánh làm thành sông Khu Cương, lại chảy tiếp 2 dặm qua thôn Phú
Thành huyện Phù Cát, tại đây có sông bắt nguồn từ núi Tham Vinh chảy vào rồi chảy về phía đông qua
thôn Lý Nhơn. Cả 4 nhánh cùng đổ vào đầm Hải Hạc rồi chảy ra cửa biển Thi Nại.

-Sông Ba: ở địa giới phía tây huyện hạt. Sông rộng hơn 21 trượng, nước trong và cạn. Sông dài,
lòng sông nhiều đá. Sông bắt nguồn từ vùng người Thượng phía tây bắc thôn An Khê, chảy theo hướng
tây nam qua thôn An Khê, lại chảy vào các động Man, đến địa giới đạo Phú Yên đổ vào sông Đà Diễn.

-Nguồn Phương Kiệu: thuộc thôn An Khê ở địa giới phía tây tổng Phú Phong của huyện hạt. Đất
quá nhiều lam chướng. Có dựng một đồn canh phòng. Trước đây là nơi buôn bán, đặt viên tấn thủ để
trông coi. An Khê vốn là trại cũ của Tây Sơn, đất khá bằng phẳng rộng rãi. Nguồn này có sông Ba,
phía trên sông vài dặm tiếp liền với vùng người Thượng. Đi vài ngày đường lại có sông Đôn. Các sông
đều chảy xuống phía nam, đổ vào sông Đà Diễn đạo Phú Yên. Lại đi về phía tây 12-13 ngày đến sông
Ba La, chảy về phía tây rồi đổ vào Khung Giang1. Thỉnh thoảng có đạo trưởng người Tây Dương đến,
còn đạo trưởng người nước ta thì thường trú ở đây để dạy đạo cho người Man.

-Nguồn Lộc Động: ở phía tây nam tổng Phú Phong thuộc huyện hạt. Trạm canh ở thôn Phú Phong.
Tên cũ là Đồng Hươu, khoảng năm Minh Mệnh (1820-1839) đổi tên hiện nay. Trong nguồn có một
dòng khe, nước từ núi Kiền Kiền chảy xuống, là nơi bắt nguồn một nhánh sông Tam Huyện.

-Nguồn An Tượng: ở phía nam tổng Nhơn Nghĩa thuộc huyện hạt. Trạm canh ở thôn Thọ Lộc. ở
đây cũng có một dòng khe từ núi Kiền Kiền chảy xuống, là nơi bắt nguồn một nhánh sông Tân An.

Danh thắng:

-Chùa Thập Tháp: ở thôn Thuận Chánh tổng An Nghĩa. Năm Quý hợi, năm thứ 21 của Anh Tông
Hoàng đế2 đời bản triều (triều Lê niên hiệu Chính Hoà năm thứ 4 [1683]) nhà sư người Trung Quốc là

                                                     
1 Khung Giang, tức sông Khoóng (Mékong).
2 Tức chúa Nguyễn Phúc Thái.



Tỉnh bình định Đồng khánh địa dư chí

1574

hoà thượng Hoán Bích xây dựng. Năm Minh Mệnh thứ 1 (1820) nhà sư chùa Thiên Mụ là hoà thượng
Mật Hoằng sửa sang lại, nhà cửa rộng rãi, đáng gọi là nơi danh thắng. Chùa lấy Thập Tháp làm tên vì
sau chùa có 10 toà tháp Chiêm Thành đã đổ nát, chỉ còn nền.

-Chùa Thạch Công: ở thôn Nhạn Tháp tổng An Nghĩa, còn gọi là chùa Nhạn Tháp. Tương truyền
đây là di tích của vua Chiêm Xà Bàn vương. Chùa có hai tảng đá hình người. Có người nói đó là Phật
Thích Ca và Phật Lạc Đa. Cũng có người nói đó là Ông Thiện và Ông ác, hình dáng to lớn, tục gọi là
Ông Đá. Phía trái chùa có ao Bán Nguyệt sâu và rộng khoảng hơn 50 mẫu, hình như trăng thượng
huyền. Chùa tuy nhỏ hẹp nhưng là nơi danh thắng đáng đến thăm.

-Tháp Tiên Sí (Cánh Tiên): ở trên núi Mã Tiên trong thành cũ Chà Bàn, tương truyền là di tích của
người Chiêm. Từ vai tháp trở lên, xung quanh giống tiên bay thẳng lên, cho nên có tên đó. Các tháp
trong tỉnh hạt chỉ có tháp này là cao nhất. Nhìn từ xa cảnh tháp thanh u, xưa là thắng tích, nhưng lâu
ngày tháp bị sứt vỡ.

Đồn luỹ:

Hiện chỉ còn một đồn ở nguồn Phương Kiệu.

Đền miếu:

-Đền Chiêu Trung: Tên đền được ban năm Tự Đức 4 (1851). Đền dựng ở thôn Nam An trong thành
cũ Chà Bàn, thờ Hoài Quốc công Võ Tánh và Ninh Hoà Quận công Ngô Tòng Chu. Hồi đầu bản triều,
hai ông trấn giữ thành này, bị Tây Sơn dốc quân bao vây, hơn một năm không phá vây được. Trong
thành hết lương thực, Ngô công uống thuốc độc chết, Võ công tự thiêu ở lầu Bát Giác. Sau khi đại
định, vua liền cho dựng đền ở đó để thờ hai ông và những người ở trong thành chết trận. Sau đền
có mộ của Võ công và người đội trưởng (khuyết danh), người đi qua dưới đền ai cũng kính phục
ngưỡng mộ.

Đường đi:

-Một đoạn đường thiên lý phía bắc từ sông Khu Cương thôn Thuận Chánh giáp giới huyện Phù Cát
đi về phía nam đến thôn An Nghĩa giáp huyện Tuy Phước, dài hơn 13 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông nam đến thành tỉnh, giáp địa giới huyện Tuy Phước,
dài hơn 14 dặm, rộng 1-2 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây đến thôn An Khê giáp vùng người Thượng, dài hơn 85
dặm, rộng 1-2 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc đến thôn Kiên Hạnh, giáp thôn Hội Vân phía tây nam
huyện Phù Cát, dài hơn 22 dặm, rộng 1-2 thước.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam đến nguồn An Tượng giáp huyện Tuy Phước, dài hơn
38 dặm, rộng trên dưới 1 thước.
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